Trường Tiểu học Thượng Quận


Tuần 2:                                                    Ngày soạn: 4 /9/ 2017.

Sáng                                                           Ngày dạy: Thứ hai ngày 11/9/2017.

tiết 2+3:                                              tập đọc - kể chuyện
          ai có lỗi ? ( 2 tiết )
I. mục đích, yêu cầu:

 - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : khuỷu tay, nguệch ra, nắn nót, nổi giận, lát nữa, Cô-rét -ti, En-ri-cô. Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. HS bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

+ Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng phù hợp.

 - + Hiểu các từ mới : kiêu căng, hối hận, can đảm.

   + Hiểu ý nghĩa : Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn .

 - Giao tiếp: ứng xử văn hóa ; thể hiện sự cảm thông ; kiểm soát cảm xúc.

 - GD HS tự nhận lỗi khi mắc lỗi.

II. chuẩn bị:

  - Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK.

  - Bảng phụ chép câu cần HD HS luyện đọc.

  - Trình bày ý kiến cá nhân, trải nghiệm, đóng vai.

III. các hoạt động dạy- học:

 1. Kiểm tra bài cũ:

    - 2 HS đọc bài Đơn xin vào Đội và nêu nhận xét về cách trình bày lá đơn.

    - HS, GV nhận xét, đánh giá .

 2. Bài mới:
     a) Giới thiệu bài:

     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

   - GVđọc mẫu toàn bài.

   - HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.

   - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó:

     + Luyện đọc câu: GVviết bảng: Cô-rét-ti, En-ri-cô. 3HS đọc, cả lớp đọc ĐT.

HS tiếp nối nhau đọc từng câu  HS phát hiện từ đọc sai GV chỉnh sửa cho HS rồi luyện đọc tiếp.

     + Luyện đọc đoạn: HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn kết hợp đọc câu văn dài và giải nghĩa từ khó (HS có thể đặt  câu có từ ngây).

* HĐ2: HD HS tìm hiểu bài

  - GV tổ chức cho HS đọc thầm, đọc thành tiếng từng đoạn, trao đổi thảo luận các câu hỏi liên quan đến nội dung của đoạn đó.

      + Hai bạn nhỏ trong truyện tên là gì ? 

      + Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ? 

      + Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao? 

      + Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti ? 

      + Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ? 

      + Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào ? 

      + Lời trách mắng của bố có đúng không ? Vì sao ? 

      + Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen ? 

=> GV chốt lại: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn .

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

  - Giáo viên chọn đọc mẫu đoạn 1, đoạn 4.

  - Trong bài có mấy vai ? Đó là những vai nào ?

  - HD HS luyện đọc theo vai.

  - Các nhóm tự phân vai (En-ri-cô, Cô-rét-ti, bố En-ri-cô).

 - Các nhóm thi đọc theo vai (HS có thể chọn giọng đọc cho phù hợp với lời đối thoại).

  - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay nhất.

* HĐ 4: Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ: Các em sẽ quan sát 5 tranh minh hoạ, 5 đoạn truyện và tập kể lại từng đoạn của câu chuyện (HS có thể kể cả truyện).

  - HD HS kể chuyện:

    + HS quan sát lần lượt 5 tranh minh hoạ, 5 đoạn của câu chuyện, nhẩm kể chuyện.

    + 5 HS tiếp nối nhau, quan sát tranh và kể lại 5 đoạn của câu chuyện. Nếu HS lúng túng GV có thể đặt câu hỏi gợi ý.

    + HS, GV nhận xét nhanh về nội dung, diễn đạt, cách thể hiện. 

    + Các nhóm thi kể chuyện theo từng đoạn.

    + 1, 2 HS  kể toàn bộ chuyện.

    + Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn kể tốt nhất tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:

  - Em học được gì qua câu chuyện này ?

  - GV nhấn mạnh nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

  - Dặn dò VN tập kể lại truyện cho người th
Sáng                                                        Ngày soạn: 5 /9/ 2017.
                                                               Ngày dạy: Thứ ba ngày 12/9/2017.

Tiết 1:                                                 Tập đọc 

                                                    Cô giáo tí  hon
I . MỤC đích, yêu cầu: 

 - Đọc đúng : nón, khoan thai, khúc khích, ngọng líu,..... đọc rành mạch, biết ngắt, nghỉ hơi sau mỗi dấu chấm, phẩy và giữa các cụm từ.

 - Hiểu nghĩa từ: khoan thai, khúc khích, trâm bầu, nóng nính,... Hiểu ND: tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ, bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và mơ ước trở thành cô giáo. 

 - Giáo dục HS yêu quý, kính trọng thầy cô giáo.

II. Chuẩn bị:  

 - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn HD HS luyện đọc.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - 5 HS tiếp nối nhau, mỗi em kể lại 1 đoạn của câu chuyện Ai có lỗi ? bằng lời của mình.

 - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

  - GV đọc mẫu bài đọc.
  - HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.

  - HD HS luyện đọc , kết hợp giải nghĩa từ khó.

   + Luyện đọc câu: HS đọc nối tiếp từng câu, HS phát hiện  từ đọc sai GVchỉnh sửa cho HS rồi đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn: GV chia bài làm 3 đoạn. HS đọc nối tiếp nhau đọc từng đoạn, kết hợp đọc câu văn dài ở bảng phụ và giải nghĩa từ khó: khoan thai, trâm bầu, nóng nính,...HS, GV nhận xét.

  - Cả lớp đọc đồng thanh một lượt.

* HĐ2: Tìm hiểu bài

  - GVcho HS đọc thầm từng đoạn trao đổi thảo luận về nội dung bài theo các câu hỏi:

    + Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì ? 

    + Những cử chỉ nào của "cô giáo"Bé làm em thích thú ?   

    + Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của đám học trò? 

  - HS, GV nhận xét, bổ sung.

* HĐ3: Luyện đọc lại  - 2 HS tiếp nối nhau đọc toàn bài.

  - 3,4 HS thi đọc cả bài.

  - Cả lớp và GVnhận xét, bình chọn người đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - Các em có thích chơi trò chơi lớp học không ? Có thích trở thành cô giáo không ?

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò VN đọc lại bài.

Tiết 2:                                              Chính tả  (n-v)
                                                           Ai có lỗi ? 

I . MỤC đích, yêu cầu: 

  - Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi

  - Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần uêch/uyu (BT2). Làm đúng bài tập 3a.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:  
  - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 3a.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:  GV kiểm tra vở BT của HS, nhận xét chung.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                          b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

Hướng dẫn HS chuẩn bị:

   - GV đọc mẫu lần 1, 2HS đọc lại .

   - GV hướng dẫn HS nhận xét :

     + Đoạn  văn nói điều gì ? 

     + Tìm tên riêng trong bài chính tả ?  -> (Cô-rét-ti).

     + Nhận xét về cách viết tên riêng nói trên. 

   - HS viết một số chữ khó vào bảng con : Cô-rét-ti, khuỷu tay, sứt chỉ,.. 

Đọc cho HSviết bài: GVđọc thong thả từng câu, mỗi câu đọc 2 đến 3 lần kết hợp theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, chữ viết của HS.
Chấm, chữa bài:

  - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

  - GV chấm một số bài.

  - GV nhận xét bài viết của HS về nội dung, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài tập, cho HS làm vào VBT Tiếng Việt in. 2 HS lên bảng lớp làm bài tập.
  - HS cùng GV nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố về các từ chứa tiếng có vần uêch/uyu.

Bài 3: - GV treo bảng phụ, 1 HS  nêu yêu cầu bài .
  -  HS làm bài vào VBT phần a, 1HS làm trên bảng phụ.

  -  Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng

  - Củng cố về s/x .

3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, nhắc nhở HS khắc phục những thiếu sót về tư thế ngồi viết, chữ viết, cách giữ gìn vở sạch, đẹp,...

  - Dặn dò HS về nhà viết lại những lỗi sai.


Tiết 3                                             toán
Tiết 6: trừ các số có ba chữ số ( Có nhớ một lần )
I. mục đích, yêu cầu:

  - Biết cách trừ có ba chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm). Biết đặt đề toán theo tóm tắt rồi giải bài.
 - Rèn kỹ năng trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) chính xác, vận dụng và giải toán có lời văn đúng (có một phép trừ).

 - HS tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: Bảng con, phấn màu, bảng phụ.

III. các hoạt động dạy-  học:

1. Kiểm tra bài cũ: HS làm bài 3, trang 6.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:
                            b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD trừ các số có ba chữ số.
+ Giới thiệu phép trừ  432 - 215
  - GV nêu phép tính 432 - 215 = ? cho HS đặt tính dọc rồi hướng dẫn thực hiện: “ 2 không trừ được 5, ta lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1 ; 1 thêm 1 bằng 2; 3 trừ 2 bằng 1, viết 1 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ”. Kết quả : 432 - 215 = 217.

 - Một HS  đọc to lại phép tính trừ trên.

+ Giới thiệu phép trừ: 627 - 143

 Thực hiện tương tự như trên, lưu ý ở hàng đơn vị: 7 trừ 3 bằng 4 (không nhớ), nhưng ở hàng chục : 2 không trừ được cho 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8 (có nhớ 1 ở hàng trăm).

* HĐ2: Thực hành
+ Bài 1:  - HS nêu yêu cầu BT. (HS làm cột 1, 2, 3).
                   - HS, GV chữa bài, củng cố cách trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần ở hàng chục).

                      Ví dụ :                       541                             783

                                                        127                             356

                                                        414                             427

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu BT. (HS làm cột 1, 2, 3).
        - HS, GV chữa bài, củng cố cách trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần ở hàng trăm).

+ Bài 3: - HS đọc đề bài 3.
   - HS tóm tắt bài toán.

   - Cả lớp làm bài vào vở, một HS lên bảng giải bài. GV theo dõi giúp đỡ HS.

   - HS, GV nhận xét chữa.

   - Củng cố và giải toán có lời văn (có một phép trừ).

Bài 4: (Nếu còn thời gian)

   - Dựa và tóm tắt HS tự đặt đề toán rồi giải bài.

   - HS, GV nhận xét chữa.

   - Củng cố về giải toán có một phép trừ.

3. Củng cố, dặn dò:

   - HS nhắc lại cách trừ các số có ba chữ số.

   - Nhận xét về ý thức HS.

  - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Chiều  Tiết 1:                                              Toán
                                                        Tiết 7:   luyện tập
I. MỤC đích, yêu cầu: 

  - Biết thực hiện phép cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ hoặc có nhớ một lần) và giải toán có lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ).

  - Rèn kĩ năng cộng, trừ, giải toán nhanh chính xác.

  - HS  tự tin, hứng thú học tập môn Toán. 

II. Chuẩn bị:  

- Bảng phụ kẻ BT3.

iII . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

  - HS giải bài 3 (tr 7).

  - HS, GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                         b) Các hoạt động:
Bài 1: Tính : HS làm bài vào bảng con + 2 HS làm bảng lớp.
   - HS, GV NX chữa bài.

   - Củng cố phép trừ (không nhớ hoặc có nhớ).
Bài 2: Đặt tính rồi tính .

  - HS làm bảng con + 2 HS làm bảng lớp (HS làm phần a).

  - HS, GV nhận xét chữa bài. HS nói lại cách trừ .

  - Củng cố về trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). 
Bài 3:  - GV treo bảng phụ, HS xác định yêu cầu bài.

  - Cho HS làm bài (HS làm cột 1, 2, 3).

  - 1 HS  làm trên bảng phụ.

  - HS, GV nhận xét chữa. 2 HS nói lại cách làm.
Bài 4:   - HS tự nêu bài toán.

  - Cho HS giải bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

  - HS, GV nhận xét chữa bài. Củng cố về giải toán có phép +.

                                                           Bài giải

                                              Cả hai ngày bán được là:

                                                  415 + 325 = 740 (kg)

                                                                       Đáp số : 740kg gạo.

Bài 5: (Nếu còn thời gian).

  - HS đọc bài, tự tóm tắt bài toán rồi giải bài.

  - Cho HS đổi chéo vở, kiểm tra bài lẫn nhau.

3. Củng cố, dặn dò: 

  - GV khắc sâu kiến thức bài.

  - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

  - Dặn dò HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 2                                              ToáN*
                 luyện tập về cộng, trừ  các số có ba chữ số

I. Mục đích, yêu cầu:

  - Củng cố cộng, trừ các số có ba chữ số và giải toán có lời văn.

  - Rèn kỹ năng cộng, trừ các số có ba chữ số cho HS và giải toán nhanh chính xác.

  - HS tích cực học tập.

II.Chuẩn bị:  Các bài tập
IIi. Các hoạt động dạy-  học.
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: H​ướng dẫn HS làm các bài tập

   GV yêu cầu HS tự làm các bài tập, rồi chữa bài.

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

          615 + 207       764 +123         362 + 453

          623 +194        262 + 443        542 + 123

          156 + 472       208 + 344        901 + 121

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

        675 - 241         783 -  45           442 - 132

        409 - 126          329 - 143         764 - 307

        672 - 413          185 - 56           453 - 27

Bài 3: Giải bài tập theo tóm tắt sau:

         Bao thứ nhất: 315 kg gạo.

         Bao thứ hai:   225 kg gạo.

          Cả hai bao: .... kg gạo ?

Bài 4: Một kho thóc có tất cả 165 bao thóc, trong đó có 80 bao thóc tẻ. Hỏi kho thóc đó có bao nhiêu bao thóc nếp?

  - HS làm các bài tập trên, GV theo dõi giúp đỡ HS.

  - Củng cố về phép  cộng, phép trừ và giải toán .

3. Củng cố, dặn dò:
 - Giáo viên khắc sâu KT.

 - NX tiết học.

 - Dặn dò HSVN xem lại bài.


Tiết 3                                                      tập đọc *
                                                         khi mẹ vắng nhà
I. mục đích yêu cầu 

- Đọc đúng các từ ngữ: luộc khoai, nắng cháy… Ngắt, nghỉ đúng chỗ, biết đọc đoạn thơ khác với đoạn văn xuôi.

- Hiểu nghĩa các từ: buổi, quang. Hiểu tình cảm thương yêu mẹ rất sâu nặng của bạn nhỏ, bạn tự nhận là mình chưa ngoan vì chưa làm cho mẹ hết vất vả.

- Giáo dục HS yêu thương, giúp đỡ mẹ.

II. Chuẩn bị

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn  cần HD luyện đọc. 

III . các Hoạt động dạy học 
1, Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS đọc bài : Ai có lỗi + TLCH 2,3 SGK

- GV nhận xét , đánh giá .

2, Bài mới       a , Giới thiệu bài :

                         b, Các hoạt động
*HĐ1: Luyện đọc   

- GV đọc toàn bài. HS theo dõi.  

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ.

- HD HS luyện đọc và giải nghĩa từ/ SGK.

+ Đọc từng câu:

- HS đọc nối tiếp từng câu 

- GV sửa lỗi phát âm cho HS . 

+ Đọc từng khổ thơ trước lớp : 

- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ.

- GV chú ý cách nghỉ hơi ở một số câu dài và kết hợp giải nghĩa các từ ngữ: buổi, quang.

- Tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm.

- Lớp đọc đồng thanh.

*HĐ2: Tìm hiểu bài 

- 1 HS đọc bài.

- HS đọc thầm, thành tiếng từng đoạn, trao đổi thảo luận các câu hỏi:

+ Bạn nhỏ làm những việc gì đỡ mẹ? (luộc khoai, giã gạo, thổi cơm, quét sân).

+ Kết quả công việc của bạn nhỏ ntn?  (Lúc mẹ về mọi việc đã xong, mẹ khen bạn ngoan).

+ Vì sao bạn nhỏ không dám nhận lời khen của mẹ? (Bạn cảm thấy chưa giúp mẹ được nhiều hơn, vì mẹ vẫn vất vả ).

+ Theo em bạn nhỏ có ngoan không? Vì sao? 

- GV chốt lại và ghi bảng nội dung chính.

- HS tự liên hệ: ở  nhà em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ?

*HĐ3: Luyện đọc lại + HTL: Bảng phụ. 

- GV tổ chức cho HS đọc thuộc lòng theo hình thức xoá dần.

- GV gọi 1 số HS thi đọc thuộc lòng.

- GV và HS cùng nhận xét, đánh giá, cho điểm.

3, Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài.  

- Em học tập được điều ở bạn nhỏ trong bài?

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
Sáng                                                       Ngày soạn: 6 / 9 /2017.
                                                               Ngày dạy: Thứ tư ngày 13/9/2017
Tiết 1                                                            toán
Tiết 8: ôn tập các bảng nhân
I .Mục đích yêu cầu

- Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5. Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị biểu thức; Vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn (có 1 phép nhân). 

- Rèn kỹ năng làm các bài tập một cách linh hoạt, chính xác.

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. chuẩn bị

- Bảng phụ ghi bài 4.

III. Các hoạt động dạy học  

1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

*HĐ1: Củng cố các bảng nhân

- HS đọc thuộc lòng nối tiếp 5 bảng nhân đã học ở lớp 2.

- GV chỉ định bất kì 1 công thức nhân nào để HS nêu kết quả.

*HĐ2: Luyện tập thực hành 

Bài 1: a) - HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm bài vào bảng con rồi chữa. 

- Củng cố về các bảng nhân 2, 3, 4, 5.

          b) Giới thiệu nhân nhẩm với số tròn trăm

- GV nêu phép tính : 200 x 3 = ? 

- GV HD HS tính nhẩm: 2 trăm x 3 = 6 trăm; viết: 200 x 3 = 600

- HS nhắc lại cách nhân nhẩm trên.

- HS tự tính nhẩm các phép tính còn lại (nêu miệng cách nhẩm, viết kết quả). 

Bài 2: - Yêu cầu HS  nêu đề bài.

- GV HD HS cách tính giá trị biểu thức: 4 x 3 + 10  = 12 + 10

                                                                                   = 22

- HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở.

- Gọi HS lên bảng làm; HS nhận xét, chữa bài. 

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng. 

- GV nhấn mạnh để HS biết cách tính giá trị biểu thức.

Bài 3: - HS đọc bài toán, tóm tắt bài toán.
- HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS trong khi làm bài.

- Gọi HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn về phép nhân.

Bài 4: - HS nêu yêu cầu BT: SD bảng phụ.
- HS nêu cách tính chu vi hình tam giác. 

- HS làm miệng (chỉ cần nêu câu trả lời). HS có thể làm bằng 2 cách.

-  GV+ HS  nhận xét, bổ sung. 

- GV chấm - nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Tiết 9.
Tiết 2                                                  Đạo đức
                                     Bài 1: kính yêu bác hồ (Tiết 2)
I.  Mục đích yêu cầu  
- Biết công lao to lớn của Bác Hồ với đất nước, dân tộc. Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

- Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện năm điều Bác Hồ dạy.

- HS có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

II. Chuẩn bị  

- Tranh ảnh về Bác Hồ.

- Các bài hát, thơ, truyện về Bác Hồ.

III. Các hoạt động dạy học  

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

*HĐ1: HS tự liên hệ

Mục tiêu: HS tự đánh giá việc thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng của bản thân và có phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS suy nghĩ và trao đổi với bạn ngồi bên cạnh : Em đã thực hiện được những điều nào trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng ? Thực hiện như thế nào ? Còn điều nào em chưa thực hiện tốt ? Vì sao ? Em dự định sẽ làm gì trong thời gian tới ?.

- HS tự liên hệ theo từng cặp.

- GV gọi một số HS tự liên hệ trước lớp. 

- GV khen những HS đã thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng  và nhắc nhở cả lớp học tập bạn..

*HĐ2: HS trình bày, giới thiệu những tư liệu ( tranh ảnh, bài báo, câu chuyện, bài thơ, văn, bài hát, ca dao ) đã sưu tầm được về Bác Hồ, về Bác Hồ với thiếu nhi và các tấm gương Cháu ngoan Bác Hồ.
Mục tiêu: HS biết thêm những thông tin về Bác Hồ, về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi và thêm kính yêu Bác Hồ.

Cách tiến hành:

- HS, nhóm HS trình bày kết quả sưu tầm được ( dưới nhiều hình thức như : hát, kể chuyện, đọc thơ, giới thiệu tranh ảnh. )

- HS cả lớp thảo luận, nhận xét về kết quả sưu tầm của các bạn.

- GV khen những HS, nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu tốt và giới thiệu hay. GV có thể giới thiệu thêm một số tư liệu khác về Bác Hồ với thiếu nhi.

- HS đọc lại nội dung Năm điều bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

*HĐ3: Trò chơi phóng viên 

Mục tiêu: Củng cố lại bài học.

Cách tiến hành:

- Một số HS lần lượt thay nhau đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn trong lớp về Bác Hồ, về Bác Hồ với thiếu nhi.

- Cả lớp nhận xét, trao đổi, bổ sung.

=> KLchung : SGV tr.29.

- HS đọc lại nội dung Năm điều bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

3. Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn dò HS thực hiện tốt theo Năm điều bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau: Bài 2.    


Tiết 3                                                                tập viết

ôn chữ hoa ¨, ©
I. Mục đích yêu cầu
- Viết đúng chữ hoa ¡ (1 dòng) ¢, L (1 dòng); viết đúng tên riêng ¢  u Lạc (1 dòng) và câu ứng dụng: Ăn quả ... mà trồng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị
- Mẫu chữ hoa ¡, ¢, L. Tên riêng: ¢  u Lạc.
III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ
- HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa A.

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài  

b. Các hoạt động

*HĐ1: HD viết trên bảng con
a) Luyện viết chữ hoa:

- HS  tìm trong bài những chữ  viết hoa? (¡, ¢, L).

* Chữ ¡:- Treo chữ mẫu. 

- HS nêu cách viết chữ hoa ¡?  

- GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại cách viết chữ hoa ¡.

- HS tập viết bảng con chữ hoa ¡
- Nhận xét, sửa sai. 

* Chữ ¢, L: Tương tự.

b) Luyện viết từ ứng dụng:

- GV đư​a từ ứng dụng để HS quan sát, nhận xét.

- HS đọc từ ứng dụng: ¢  u Lạc.

  - GV giới thiệu về ¢ u Lạc.
- HS tập viết từ ¢ u Lạc. 

- Nhận xét, sửa sai.

c) Luyện viết câu ứng dụng:

- GV đư​a câu ứng dụng để HS quan sát, nhận xét.

- HS đọc câu ứng dụng: Ăn quả ... mà trồng. 

- GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: Phải biết ơn những người đã giúp  đỡ mình, những người đã làm ra những thứ cho mình thừa hưởng.

- HS tập viết chữ Ăn vào bảng con.

*HĐ2: Hư​ớng dẫn HS viết vào vở:

- GV nêu yêu cầu viết.

- HS viết bài vào vở. 

- GV quan sát nhắc nhở tư​ thế ngồi, chữ viết.
*HĐ3: Chấm, chữa bài

- Thu chấm 5 đến 7 bài.  - Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết. 

3. Củng cố, dặn dò:

- HS  nhắc lại cách viết chữ hoa ¡, ¢, u Lạc.

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương  HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Yêu cầu HS về nhà luyện viết lại các chữ hoa ¡, ¢, L. Dặn HS chuẩn bị bài 3.

Tiết 4                 :                    Tự  nhiên - xã hội
                                                     Vệ sinh hô hấp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nêu những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

 - Rèn cho HS có thói quen làm những việc để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp. 
- Kĩ năng tư duy phê phán: Tư duy phân tích, phê phán những việc làm gây hại cho cơ quan
 hô hấp. Kĩ năng làm chủ bản thân: Khuyến khích sự tự tin, lòng tự trọng của bản thân khi thực hiện những việc làm có lợi cho cơ quan hô hấp. Kĩ năng giao tiếp: Tự tin, giao tiếp hiệu quả để thuyết phục người thân không hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng, nhất là nơi có trẻ em.

 - Có ý thức vệ sinh cơ quan hô hấp.

II. Chuẩn bị:

   - Tranh  phóng to SGK.

   - Thảo luận nhóm theo cặp.

III. Các hoạt động dạy - học:  

1. Kiểm tra bài cũ:  - Nên thở ntn là hợp vệ sinh ?

2. Bài mới :              a) Giới thiệu bài:

                               b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Thảo luận nhóm 

Mục tiêu: Nêu đ​ược lợi ích của việc tập thở vào buổi sáng.

Cách tiến hành:

 - Bước 1: GV cho HS quan sát tranh SGK và TL các câu hỏi gợi ý sau theo nhóm:

  + Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì ?

  + Hằng ngày chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi, họng ? 

 - Bước 2: Đại diện mỗi nhóm chỉ trả lời một câu hỏi. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

=>GVKL : Hít thở sâu vào buổi sáng làm cho cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần sảng khoái. 

* HĐ2 : Thảo luận theo cặp 

Mục tiêu: Kể ra những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp .                                                       
Cách tiến hành:

 - Bước 1 : Cho HS quan sát theo cặp đôi các hình trong SGK trg 9 và trả lời câu hỏi: Chỉ và nói tên các việc nên và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

 + HS có thể đặt thêm những câu hỏi nh​ư : Hình này vẽ gì ? Việc làm của các bạn trong hình là có lợi hay có hại đối với cơ quan hô hấp ? Tại sao ?

 - Bước 2 : GV gọi một số HS lên trình bày.

 Các bạn khác nhận xét, bổ sung.

 + GV yêu cầu cả lớp liên hệ thực tế: 

 - Liên hệ thực tế trong cuộc sống, kể ra những việc nên làm và có thể làm đ​ược để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

 - HS nêu những việc các em có thể làm ở nhà và xung quanh khu vực nơi các em sống để giữ cho bầu không khí luôn trong lành.

=>GVKL : Để giữ cho bầu không khí trong lành cần th​ường xuyên quét dọn vệ sinh nhà cửa, đ​ường làng, không vứt rác bừa bãi ...
3. Củng cố, dặn dò: 

 - HS nêu những biện pháp bảo vệ cơ quan hô hấp ? 
 - Nhận xét tiết học, khen ngợi  HS tích cực học tập.

 - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học. 

Sáng                                                                          Ngày soạn:   7 / 9 / 2017.
                                                                        Ngày dạy: Thứ năm ngày 14/9/2017.

Tiết 1 :                                        luyện từ và câu

Từ ngữ về thiếu nhi. ôn tập câu Ai là gì ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Tìm đư​ợc một vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu của BT1; tìm đ​ược các bộ phận câu trả lời câu hỏi : Ai (cái gì, con gì) ? Là gì ? (BT2); đặt đ​ược câu hỏi cho các bộ phận  câu in đậm (BT3).

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS chăm chỉ học tập.

II.  chuẩn bị:  Bảng phụ kẻ bảng nội dung BT1, BT2.

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

   HS tìm sự vật được so sánh với nhau trong khổ thơ sau : 

                                                   Sân nhà em sáng quá

                                                  Nhờ ánh trăng sáng ngời

                                                  Trăng tròn như cái đĩa

                                                 Lơ lửng mà không rơi.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - GV treo bảng phụ, chia lớp thành 2 nhóm lớn, mời 2 nhóm lên bảng thi tiếp sức, mỗi em viết nhanh 1 từ tìm đ​ược rồi chuyển cho bạn khác.

 - Cả lớp đọc bảng từ mỗi nhóm tìm đ​ược; nhận xét đúng/ sai ; kết luận nhóm thắng cuộc.

 - HS tìm đ​ược 3- 4 từ về trẻ em.( Hoặc HS có thể tìm đ​ược từ 5- 6 từ về trẻ em).

 - GV lấy bài của nhóm thắng cuộc, viết bổ sung từ để hoàn chỉnh bảng kết quả.

 - Cả lớp đọc ĐT BT1 đã chữa hoàn chỉnh.

 - Củng cố, mở rộng vốn từ về trẻ em. 
*HĐ2 : Bài 2  - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - 1 HS giải thích câu a để làm mẫu tr​ước lớp  (Bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ?là Thiếu nhi. Bộ phận câu trả lời câu hỏi (là gì)? Là măng non đất n​ước.

 - GV mở bảng phụ viết BT2 mời 3 HS lên bảng làm bài. D​ưới lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm thi đua. GV chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về cách xác định bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai là gì ?

* HĐ3 : Bài 3  - HS nêu yêu cầu BT.

 - HS nêu sự khác nhau giữa BT3 với BT2 (Ng​ược lại của BT2)

 - Cả lớp làm bài vào vở BT rồi tiếp nối nhau đọc câu hỏi vừa đặt cho bộ phận in đậm trong câu a, b, c. Lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  + Cái gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam ?

  + Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc ?

  + Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ? 

 - Củng cố cách đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu các từ ngữ về thiếu nhi, câu kiểu Ai là gì ?
  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò HS ghi nhớ những từ vừa học.


Tiết 2                                                 Chính tả  (n-v)
                                                        cô giáo tí hon 

I . MỤC đích, yêu cầu: 
  - Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi.

  - Làm đúng bài tập 2/a.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:  
  - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2a.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:   HS viết bảng + bảng con: nguệch ngoạc- khuỷu tay ; xấu hổ - cá sấu. GV nhận xét chữa.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                          b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

Hướng dẫn HS chuẩn bị:

   - GV đọc mẫu lần 1, 2HS đọc lại. Cả lớp đọc thầm theo.

   - GV giúp HS nắm hình thức đoạn văn:

     + Đoạn  văn có mấy câu ? + Chữ đầu câu viết ntn ? + Chữ đầu đoạn viết ntn ?
     + Tìm tên riêng trong đoạn văn? + Cần viết tên riêng ntn?
      - HS viết một số chữ khó vào bảng con : 

Đọc cho HSviết bài: GVđọc thong thả từng câu, mỗi câu đọc 2 đến 3 lần kết hợp theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, chữ viết của HS.
Chấm, chữa bài:

  - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

  - GV chấm một số bài.

  - GV nhận xét bài viết của HS về nội dung, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

Bài 2:   - GV chọn cho HS làm phần a)
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.

  - GV giúp HS hiểu yêu cầu của đề bài.

  - Cho HS làm vào VBT Tiếng Việt in. 2 HS lên bảng lớp làm bài tập.

  - HS cùng GV nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố về s/x .

3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, nhắc nhở HS khắc phục những thiếu sót về tư thế ngồi viết, chữ viết, cách giữ gìn vở sạch, đẹp,...

  - Dặn dò HS về nhà viết lại những chữ viết sai ra vở nháp.


Tiết 3                                                       Toán 
                                  Tiết 9 : Ôn tập các bảng chia
I. Mục đích yêu cầu

- Thuộc bảng  chia (chia cho 2, 3, 4, 5).

- Rèn kỹ năng biết chia nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4, 5 (phép chia hết).

- Giáo dục HS lòng ham thích học toán.

II. Chuẩn bị

-  Bảng phụ ghi bài 4. 

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ  

- 2 HS lên bảng thực hiện:

         768   -  682   =                             915   -   764   =

2. Bài mới 

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động  
*HĐ1: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài.

- HS làm trên bảng lớp và bảng con từng cột.

- HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Củng cố quan hệ phép X và phép chia: Từ một phép nhân, ta được hai phép chia tương ứng.

*HĐ2: Bài 2:  - Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài và bài làm mẫu.

- HS nêu cách nhẩm.

VD:  "2  :  2  =  1".  Vậy "2 trăm :  2 = 1 trăm".  Viết: 200  :  2  =  100

- Cho HS làm bài cá nhân vào vở. 

- HS lên bảng chữa bài, nhận xét.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Củng cố về cách chia nhẩm các số tròn trăm.

*HĐ3: Bài 3:  - Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS làm bài cá nhân vào vở. 

- HS lên bảng chữa bài, nhận xét. HS giải thích được: Đây là bài toán chia thành các phần bằng nhau, muốn tìm số cốc ở mỗi hộp ta lấy số cốc chia cho số hộp.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Củng cố về cách giải toán có lời văn.

*HĐ4: Bài 4: Treo bảng phụ 

- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài.

- Cho HS nêu miệng kết quả. HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

3. Củng cố, dặn dò
- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau: Tiết 10. 


Chiều Tiết 1:                                  Tự  nhiên - xã hội
Phòng bệnh đường hô hấp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - HS kể đư​ợc tên một số bệnh đ​ường hô hấp thư​ờng gặp ở cơ quan hô hấp nh​ư viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi.

 - Biết cách giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, miệng. 

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp thông tin, phân tích những tình huống có nguy cơ dẫn đến bệnh đường hô hấp. Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm với bản thân trong việc phòng bệnh đường hô hấp. Kĩ năng giao tiếp : ứng xử phù hợp khi đóng vai bác sĩ và bệnh nhân.

 - GD HS có ý thức phòng bệnh đường hô hấp.

II. Chuẩn bị: 

 - Hình trong SGK trang 10, 11.

 - Nhóm thảo luận, giải quyết vấn đề; đóng vai.

III. các Hoạt động dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ:  
-  Nêu ích lợi tập thể dục buổi sáng và giữ sạch mũi, miệng.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động:

* HĐ1: Động não 

Mục tiêu : Kể đ​ược tên một số bệnh đ​ường hô hấp th​ường gặp.

Cách tiến hành : 

   - GV yêu cầu HS nhắc lại tên các bộ phận của cơ quan hô hấp đã học ở bài trước.

  - HS kể tên một bệnh đ​ường hô hấp mà các em biết. HS có thể kể 2 - 3  tên một bệnh đ​ường hô hấp mà các em biết.

  - GV giúp HS hiểu : Tất cả các bộ phận của cơ quan hô hấp đều có thể bị bệnh. Những bệnh đ​ường hô hấp th​ường gặp là : bệnh viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản và viêm phổi.

* HĐ2: Làm việc với SGK

Mục tiêu : Nêu đ​ược nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đ​ường hô hấp. Có ý thức phòng bệnh đ​ường hô hấp.

Cách tiến hành : 

  - Y/c HS quan sát và trao đổi với nhau về nội dung của các hình trong SGK trang 10, 11 .

  - Gọi 1 số HS lên trình bày những gì các em đã thảo luận đ​ược khi quan sát các hình

 mỗi nhóm HS nói về một hình, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. (HS có thể nói về 2hình).

  - GV giúp HS hiểu : Ngư​ời bị viêm phổi hoặc viêm phế quản thư​ờng bị ho, sốt. Đặc biệt rẻ em nếu không chữa kịp thời, để quá nặng có thể bị chết do không thở được​.

  - HS thảo luận các câu hỏi : Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh viêm đư​ờng hô hấp ?

  - Yêu cầu HS liên hệ thực tế trong cuộc sống xem các em  có ý thức  phòng  bệnh 

đ​ường hô hấp chư​a.

=> GV rút ra kết luận : SGV trang 27.

      + HS nhắc lại KL.

* HĐ3 Chơi trò chơi bác sĩ
MT : Giúp HS củng cố những kiến thức đã học đ​ược về  phòng  bệnh viêm đư​ờng hô hấp.
 Cách tiến hành :

   - GV HD cách chơi.

   - Tổ chức cho HS chơi: GVcho HS chơi thử trong nhóm, sau đó mời một cặp lên đóng vai bệnh nhân và bác sĩ. Cả lớp xem và góp ý bổ sung.

 3. Củng cố, dặn dò : 

  - HS nêu nguyên nhân gây bệnh đ​ường hô hấp.

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.


Tiết 2:                                           tiếng việt *
                        Từ ngữ về thiếu nhi. ôn tập câu Ai là gì ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố cách tìm từ ngữ về trẻ em ; cách tìm các bộ phận câu trả lời câu hỏi : Ai      ( cái gì, con gì ) ? Là gì ?; cách đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm.

 - Vận dụng vào làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị:  

HS : Vở BTTV in. 

III. các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ:

   HS tìm từ chỉ sự vật có trong câu sau : Tay em đánh răng

                                                                Răng trắng hoa nhài.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BT

 - HS mở vở BTTV in trang 7. 

 - HS đọc yêu cầu của từng bài rồi làm lần l​​ượt từng bài tập. GV theo dõi, giúp đỡ.

Bài 1:  - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - Cả lớp làm bài vào vở sau đó trao đổi theo nhóm để hoàn chỉnh bài làm. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - HS  tìm đ​​ược 3 -  4 từ về trẻ em. (HS có thể tìm đ​​ược từ 5 - 6 từ về trẻ em).

 - Củng cố, khắc sâu từ ngữ về trẻ em. 

Bài 2: - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 -  3 HS lên bảng làm bài. D​​ưới lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về cách xác định bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai là gì ?

Bài 3:  - HS nêu yêu cầu BT.
 - HS nêu sự khác nhau giữa BT3 với BT2 (Ng​​ược lại của BT2)

 - Cả lớp làm bài vào vở BT rồi tiếp nối nhau đọc câu hỏi vừa đặt cho bộ phận in đậm trong câu a, b, c. Lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau(NÕu còn thời gian):

    GV yêu cầu HS làm BT sau :

Bài tập 1: Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Ai là gì ? trong các câu d​​ưới đây : 

    a) Quyển sách là ng​​ười thầy, ng​​ười bạn của tuổi thơ.

    b) Tinh thần yêu n​​ước là truyền thống quý báu của nhân dân ta.

    c) Chúng em là HS lớp 3C. 

Bài tập 2: Đặt 2 câu hỏi rồi trả lời cho câu hỏi vừa đặt được có bộ phận TLCH Ai là gì ?
 - HS làm bài rồi chữa. Nhận xét, bổ sung.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Khắc sâu nội dung bài.
 - Nhận xét tiết học, dặn dò HS.
Tiết 2:                                                   toán *
Luyện tập về cộng, trừ các số có ba chữ số

nhân, chia trong bảng đã học

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách cộng, trừ các số có 3 chữ số; củng cố về bảng nhân, chia đã học ở lớp 2.

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II. Chuẩn bị:  
Nội dung ôn tập

III. Các hoạt động dạy - học:

   1. Kiểm tra bài cũ:  HS làm BT sau:153 + 674              752 -  3

   2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài
                           b) Các hoạt động

*HĐ1: Củng cố kiến thức

  - HS nhắc lại cách cộng, trừ các số có 3 chữ số, đọc thuộc các bảng X, : đã học ở lớp 2.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

  - HS lấy ví dụ minh hoạ. Nhận xét, bổ sung

*HĐ2: HD HS làm bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

         265 + 320                        983 -  576                           407 + 185

         624 + 184                        737 -  481                           643 -  427

     -  HS làm bài.

      - Củng cố cách cộng, trừ các số có 3 chữ số

Bài 2: Tính nhẩm :

       3 x 9 =                       2 x 8 =              36 : 4 =                27 : 3 =

        4 x 5 =                       3 x6 =               40 : 5 =                12 : 2 =

      -  HS tiếp nối nhau nêu kết quả.

      -  Củng cố về bảng nhân, chia đã học.

Bài 3: (Nếu còn thời gian)

      - Đặt một đến hai đề toán về nhiều hơn hoặc liên quan đến phép nhân rồi tự tóm tắt sau đó trình bày bài giải.

     - Củng cố về cách giải toán.

3. Củng cố, dặn dò:
  - Nhắc lại nội dung bài.  - Nhận xét về thái độ HS.

Sáng                                                              Ngày soạn:   8 / 9 / 2017.
                                                            Ngày dạy: Thứ sáu ngày 15/9/2017.

Tiết 1
          tập làm văn 

                                                       Viết đơn
  I. Mục đích yêu cầu     
- Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh dựa theo mẫu Đơn xin vào Đội
 ( SGK trang 9).

- Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc; kĩ năng viết chính xác.

- HS tích cực trong học tập. 

II. Chuẩn bị 

- Giấy để HS viết đơn.

III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 
- HS đọc lại bài Đơn xin cấp thẻ đọc sách. 

2. Bài mới 

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

*HĐ1: HD HS phân tích ND đơn theo mẫu

- HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài: Cần viết đơn vào Đội theo mẫu đơn đã học trong tiết TĐ, nhưng có những nội dung không thể viết hoàn toàn theo mẫu.

- Phần nào trong đơn viết theo mẫu, phần nào không viết theo mẫu? Vì sao?

- HS phát biểu ý kiến.

- GV chốt lại ý trả lời đúng: Lá đơn trình bày theo mẫu:  

+ Mở đầu đơn phải viết tên Đội.

+ Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn.

+ Tên đơn.

+ Tên người hoặc tổ chức nhận đơn.

+ Họ tên và ngày, tháng, năm sinh của người viết đơn.

+ Trình bày lí do viết đơn.

+ Lời hứa  của người viết đơn.

+ Chữ kí và họ tên của người viết đơn.

- GV:  Trong các nội dung trên thì phần lí do viết đơn, bày tỏ nguyện vọng, lời hứa là những nội dung không cần viết khuôn mẫu. Vì mỗi người có một lí do, nguyện vọng và lời hứa riêng. HS được tự nhiên, thoải mái viết theo suy nghĩ riêng của mình, miễn là thể hiện được đủ những ý cần thiết.

- 1 số HS nói miệng phần lí do và nguyện vọng của mình.

*HĐ2: Thực hành viết đơn

- HS viết đơn vào giấy.

- Một số HS đọc đơn. 

- Cả lớp và GV nhận xét bài viết của bạn vừa đọc.

- GV cho điểm 1 số bài, khen ngợi những HS viết được những lá đơn đúng là của mình.

3. Củng cố, dặn dò 

- GV nhấn mạnh điều mới biết: Ta có thể trình bày nguyện vọng của mình bằng đơn.

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau

Tiết 2                                                          Thủ công
Gấp tàu thuỷ hai ống khói (Tiết 2)

I. Mục đích. yêu cầu:

 - HS nắm chắc cách gấp  tàu thuỷ hai ống khói.

 - Gấp đư​​ợc tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp t​ương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ  

t​ương đối cân đối.

 - HS yêu thích môn học.

II. chuẩn bị:

  -  GV: Mẫu tàu thuỷ có hai ống khói.

  - HS : Giấy thủ công, kéo.

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

  - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2. Bài mới:

 a) Giới thiệu bài:
- GV nêu yêu cầu tiết học
 b) Các hoạt động:

*HĐ3: GV hư​​ớng dẫn HS thục hành  gấp tàu thủy 2 ống khói.
- 2,3  HS nhắc  lại bài cũ  

  + B1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.

  + B2: Gấp lấy điểm giữa và hai đầu đ​​ường dấu gấp giữa hình vuông.

  + B3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói.
  - GV HD HS  gấp được  tàu thuỷ có hai ống khói, các em có thể dán vào vở, dùng bút mau trang trí xung quanh tàu cho đẹp.
 - HS và GV quan sát. GV sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS ch​ưa đúng và giúp đỡ HS còn lúng túng  để các em hoàn thành sản phẩm..

  - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm .
  - GV HS nhận  xét các sản phẩm.
  - GV nhận xét , đánh giá kết quả thực hành của HS.
3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu các b​ước gấp tàu thuỷ có hai ống khói.

  - Nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS chuẩn bị bài : Gấp con ếch.

Tiết 3 :                                                    toán
                                                 Tiết 10 : luyện tập

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia ; nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị ; giải toán có lời văn. Biết xếp, ghép hình đơn giản.

 - Vận dụng vào tính toán, giải toán  một cách thành thạo, chính xác.

 - HS tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: 

-  Bộ ĐD học toán.
III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ: HS làm BT sau : Đặt tính rồi tính 671- 434    ;    238 - 45
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động:

Bài 1: -  HS nêu yêu cầu BT.
 -  HS nhắc lại cách  tính giá trị biểu thức đã đ​ược học.

 -  GV HD HS cách tính giá trị biểu thức có phép nhân, phép chia cũng làm t​ương tự     nh​ư biểu thức đã đ​ược học.

    a)  5 x 3 + 132 = 15 + 132

                            = 147

 - HS làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS trong khi làm bài.

 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung. 

  - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

Bài 2 :  - HS nêu yêu cầu BT.
   - HS nhắc lại cách khoanh 1/ 4 số con vịt. (HS chỉ nhận xét vào số cột và số hàng). 

   - HS trả lời miệng rồi nhận xét, bổ sung.

   - GV có thể hỏi HS : Đã khoanh vào 1 phần mấy số con vịt ở hình b ?  

   - Củng cố cách tìm số phần bằng nhau của đơn vị. 

Bài 3 : - HS đọc bài toán.
   - HS tóm tắt bài toán rồi giải.

   - HS trình bày bài giải rồi chữa.

   - Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến phép nhân.

Bài 4 : (Nếu còn thời gian)

   - HS tự nhìn hình vẽ rồi xếp theo hình mẫu trong SGK.

   - GV theo dõi, giúp đỡ khi HS vẽ bài.

   - Chữa bài, nhận xét bổ sung. 

   - Củng cố cách xếp hình.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT. 

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

Tiết 4                                               sinh hoạt 
                                                    sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

*Ưu điểm : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Hạn chế:.……………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 1.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


                        hoạt  động ngoài giờ lên lớp (atgt)
                             bài 2:  giao thông đ​ường sắt

i. mục đích, yêu cầu:

 - HS nắm đ​ược đặc điểm của giao thông đ​ường sắt, những quy định đảm bảo an toàn giao thông.

 - HS biết thực hiện các quy định khi đi đư​ờng gặp đ​ường sắt cắt ngang đ​ường bộ (có rào chắn và không có rào chắn).

- Có ý thức không đi bộ hoặc chơi đùa trên đ​ường sắt, không ném đất đá hay vật cứng lên tàu.

ii. chuẩn bị:

Tranh ảnh về đ​ường sắt, nhà ga tàu hoả, phiếu BT.

iii.các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ: Nêu hệ thống giao thông đ​ường bộ ở n​ước ta?

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Đặc điểm của giao thông đư​ờng sắt
Mục tiêu: HS biết đ​ược đặc điểm của GTĐS và hệ thống ĐSVN.
Cách tiến hành:

  - GV hỏi HS:
    + Tàu hoả đi trên loại đ​ường nh​ư thế nào ? 

    + Em hiểu thế nào là đ​ường sắt ? 

  - GV dùng tranh ảnh đ​ường sắt, nhà ga, tàu hoả để giới thiệu.

    +Vì sao tàu hoả phải có đ​ường riêng ? 

* HĐ2 : Giới thiệu hệ thống đ​ường sắt ở n​ước ta
Mục tiêu: HS biết nư​ớc ta có đ​ường sắt đi những đâu.Tiện lợi của GTĐS.

Cách tiến hành:

 - GV hỏi HS: Em nào biết nư​ớc ta có đ​ường sắt đi tới những đâu, từ Hà Nội đi đ​ược những tỉnh nào?

 - GV dùng bản đồ giới thiệu 6 tuyến đ​ường sắt chủ yếu ở n​ước ta từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố.

 - GV: Đ​ường sắt là phương tiện  giao thông thuận tiện vì :

   + Chở đ​ược nhiều ng​ười và hàng hoá.

+ Người đi tàu không mệt vì có thể đi lại trên tàu. Đi đ​ường dài có thể ngủ qua đêm trên tàu.

* HĐ3: Những quy định đi trên đ​ường bộ có đ​ường sắt cắt ngang.
Mục tiêu:
 -HS nắm chắc quy định đi trên đ​ường gặp nơi có đ​ường sắt cắt ngang đ​ường bộ tr​ường hợp có rào chắn và không có rào chắn.

 - Biết đư​ợc những nguy hiểm khi đi lại hoặc chơi trên đ​ường sắt. Thực hiện nghiêm chỉnh không chơi đùa trên đ​ường sắt. Không ném đát đá lên tàu.
Cách tiến hành:
 - GVhái HS:

  + Các em thấy đ​ường sắt cắt ngang đ​ường bộ ch​ưa ? ở đâu ? 

  + Khi tàu đến có chuông báo và rào chắn không ? 

 + Khi đi đ​ường gặp tàu hoả chạy cắt ngang đ​ường bộ thì em cần phải tránh ntn ? 

=> KL: không đi bộ, ngồi chơi trên đường sắt. Không ném đá đất vào đoàn tàu gây tai nạn cho ng​ời trên tàu.

* HĐ4: Luyện tập
Mục tiêu: Củng cố nhận thức về đ​ường sắt và đảm bảo an toàn GTĐS.
Cách tiến hành: GVphát phiếu BT cho HS và y/ c ghi chữ Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống.
  - HS làm bài, GV bao quát lớp.

  - Gọi HS nêu kết quả . (HS phân tích lí do em vừa chọn).

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT. 

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

  - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.


Chiều Tiết 1                                                 t©p làm văn  *
                                                                   Luyện tập về Viết đơn
             I. Mục đích yêu cầu
- Củng cố cho HS nắm được cách viết đơn.

- Viết được đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh theo mẫu đơn đã học.

- Giáo dục HS có ý thức sử dụng đơn từ trong cuộc sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị
- Bảng phụ ghi câu hỏi gợi ý.

- Mẫu đơn xin vào Đội.

III. Các hoạt động dạy học

*HĐ1:  HD HS thực hành  

+ Hướng dẫn tìm hiểu những ND chính của đơn: 
- Hãy nêu lại những nội dung chính của đơn xin vào Đội.

- GV nghe HS trả lời, viết lại lên bảng.

- Trong các nội dung trên, nội dung nào cần viết theo đúng mẫu, ND nào không cần viết theo đúng mẫu?

+ Tập nói theo ND đơn:
- Gọi một số HS tập nói trước lớp về lá đơn của mình theo các nội dung cụ thể ghi trên bảng.

- GV nhận xét và sửa lỗi cho HS. (chủ yếu tập trung vào phần trình bày nguyện vọng).

- HD HS đơn viết phải đúng mẫu, thể hiện được tình cảm tha thiết của em muốn được vào Đội.

*HĐ2: Thực hành viết đơn:

- Yêu cầu HS cả lớp viết đơn vào vở bài tập.

- Gọi một số HS đọc đơn trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi, cho điểm.

3. Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.

Tiết 2                                       Chính tả * (Nghe -viết)
                                                  Ai có lỗi ? 

I . MỤC đích, yêu cầu: 

  - Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi

  - Rèn kĩ năng viết đúng tên người nước ngoài. Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng có vần uêch/uyu (BT2). Làm đúng bài tập 3b.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:  
  - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 3a.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:  GV kiểm tra vở BT của HS, nhận xét chung.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                          b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

Hướng dẫn HS chuẩn bị:

   - GV đọc mẫu lần 1, 2HS đọc lại .

   - GV hướng dẫn HS nhận xét :

     + Đoạn  văn nói điều gì ? 

     + Tìm tên riêng trong bài chính tả ?  -> .

     + Nhận xét về cách viết tên riêng nói trên. 

   - HS viết một số chữ khó vào bảng con : Cô-rét-ti, khuỷu tay, sứt chỉ,.. 

Đọc cho HSviết bài: GVđọc thong thả từng cụm từ, mỗi cụm từ đọc 2 đến 3 lần kết hợp theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, chữ viết của HS.
Chấm, chữa bài:

  - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

  - GV chấm một số bài.

  - GV nhận xét bài viết của HS về nội dung, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài tập ô li . 2 HS lên bảng lớp làm bài tập: 
  Chọn uênh / êch:

- Chữ viết ng........... ; mũi h...... , lôi thôi l..... th......., bụng rỗng t........  .

 - HS cùng GV nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố về các từ chứa tiếng có vần uêch/êch.

Bài 3: - GV treo bảng phụ, 1 HS  nêu yêu cầu bài .
  -  Chọn uy / uyu:

- Th......... triều . ; ngã kh ...... , gian ngl....., thành l........  , kh..... tay.

 - HS cùng GV nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố về các từ chứa tiếng có vần  uy / uyu:
3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, nhắc nhở HS khắc phục những thiếu sót về tư thế ngồi viết, chữ viết, cách giữ gìn vở sạch, đẹp,...

  - Dặn dò HS về nhà viết lại những lỗi sai.


  Tiết 3                                                       toán *
Ôn tập phép nhân, chia các số có ba chữ số

I. Mục đích yêu cầu

- Củng cố và khắc sâu cho HS các kiến thức về các bảng nhân, chia đã học.
- Rèn kỹ năng giải toán nhanh, chính xác.

- Giáo dục HS đức tính say mê học Toán
II. Chuẩn bị  

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT

Bài 1: Tính 

M : 2 x 4 x 5 = 8 x 5 = 40                        9 x 2 + 2 =               7 x 5 + 2 = 

                                                                 2 + 8 x 2 =                5 x 9 + 1 =

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào bảng con.

- Gọi HS lên bảng làm. HS nhận xét, chữa bài.  

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV nhấn mạnh cho HS cách tính giá trị biểu thức.
Bài 2:  Viết một thừa số thành tổng rồi tính theo mẫu để dễ tìm tích bằng bảng nhân.   

M: 12 x 5 = ( 10 + 2 ) x 5            17 x 4                      15 x 5

                = 10 x 5 + 2 x 5            16 x 3                     19 x 2 

                = 50       +  10

                = 60

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở. 

- Gọi HS lên bảng làm. HS nhận xét, chữa bài. HS đổi vở kiểm tra, chữa chéo.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV nhấn mạnh về các bảng nhân.
Bài 3: Tính: 

40 : 4 : 5                       40 : 4 : 2                          30 : 3 : 2 

40 : 20                          40 : 8                               30 : 6 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở. 

- Gọi HS lên bảng làm. HS nhận xét, chữa bài.  

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV nhấn mạnh về các bảng chia.
+ Bài  : a) Mỗi vỉ sữa chua có 4 hộp. Hỏi 8 vỉ như vậy có bao nhiêu hộp sữa chua?

  - HS đọc bài toán, BT cho biết gì ? BT hỏi gì ? xác định phép tính giải.

 - Cho HS làm bài -> chữa bài.

  - Củng cố cách giải toán liên quan đến phép nhân.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      

             

  Duyệt của BGH

Tiết 2:                                                 luyện viết 

                                                        bài 2: chữ hoa  b
I . Mục đích,  yêu cầu :
  - Củng cố cách viết chữ hoa b. Viết câu ứng dụng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II . Chuẩn bị :    - Vở luyện viết chữ đẹp.

III . Các hoạt động dạy-  học :
* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa b.

 - GV gọi 2, 3 HS nêu lại cách viết chữ hoa b.
 - Cho HS luyện viết chữ hoa b vào bảng con.
 - Giáo viên nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2: HD HS luyện viết câu ứng dụng

 -  HS đọc câu ứng dụng : Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,....
 - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
 - HS tập viết trên bảng con :Ba, Biết, Bạn .

 - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3: HD HS viết vào vở luyện viết

 - GVnêu yêu cầu viết các chữ :
  + Viết chữ B : 3 dòng 

  + Câu ứng dụng :     Ba tháng....biết bò.   ( 2 dòng)

                                   Biết thì...mà nghe.     ( 2 dòng)

              Bạn bè ... mới nên.    ( 4 dòng)

 - HS viết bài vào vở. GVchú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ

* HĐ4: Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 8 đến 9 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3, Củng cố, dặn dò
 - HS nhắc lại cách viết chữ hoa B.

 - GVNX tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò VN luyện viết cho đẹp ở bảng con.


                            (MÃ MÔ ĐUN TH 34)
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
*Vị trí, vai trò của người GVCN :

- GVCN là người được hiệu trưởng bổ nhiệm trong số những giáo viên có kinh nghiệm và có uy tín. Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt Hiệu trưởng quản lý và tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo.  
- GVCN là người chủ chốt của nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS lớp mình chủ nhiệm
- GVCN là cầu nối giữa lớp với các GV bộ môn, Ban giám hiệu, Tổ CM, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công…) và Cha mẹ học sinh

- GVCN là người tổ chức các HĐGD trong lớp, các HĐTT và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về công tác GD ĐT, lối sống và chuẩn KTKN cần đạt của lớp mình .

-  GVCN lớp là người đại diện quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của tập thể học sinh, là cầu nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
1. Những vấn đề cơ bản  về công tác  chủ nhiệm  trong giai đoạn hiện nay:

1.1. Nhiệm vụ , chức năng của người giáo viên  chủ nhiệm trong trường tiểu học:
a. Nhiệm vụ
 - Dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (học tập, rèn luyện) trong từng tuần, từng tháng, học kỳ và năm học.

  - Cùng cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, học kỳ và năm học; đồng thời báo cáo kết quả đó với nhà trường vào cuối mỗi tháng.

 - Liên hệ với gia đình HS để phối hợp giáo dục HS khi cần thiết.

 - Ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vị hoạt động của lớp (như các đơn từ của HS, các báo cáo của lớp …)

 - Kết thúc thời gian năm học, chủ nhiệm lớp phải bàn giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ văn phòng và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

b.Chức năng
 - Phát hiện, bồi dưỡng và cử đội ngũ cán bộ lớp và phân công nhiệm vụ nhằm giúp các em tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động của lớp, của trường.

 - Định hướng, tư vấn và giúp các em tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của lớp

 - Tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp để tham mưu cho Trường về công tác giáo dục, rèn luyện của HS.

 - Nắm chắc tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của HS; phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡHS
c. Quyền hạn - Được mời dự họp hoặc là thành viên hội đồng giải quyết các vấn đề về HS của lớp mình phụ trách.

 - Được liên hệ với các giáo viên bộ môn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, BGH, ĐTN, Ban đại diện CMHS để phản ánh tình hình giảng dạy của giáo viên, tình hình học tập, rèn luyện của HS và bảo vệ quyền lợi chính đáng của HS lớp mình phụ trách.

 - Được quyền cho học sinh nghỉ học .
- Được gọi HS cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục HS.
- Được mời phụ huynh HS đến trường để phối hợp giáo dục khi cần thiết.Giáo viên chủ nhiệm là người chủ chốt của nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS..
Ngoài các nhiệm vụ như giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm còn có những chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

2) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS.
3) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, HĐGD và RLHS do nhà trường tổ chức.

4) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

5) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
6) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng khi được uỷ quyền.

7) Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, thường xuyên hướng dẫn học sinh tạo dựng môi trường thân thiện trong mỗi lớp học; là thành viên tích cực trong phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. 

1.2.Yêu cầu đối với  giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục địa phương trong giai      đoạn hiện nay:

- Về đạo đức nghề nghiệp.

- GVCN cần quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục….

- Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp CN...

- GVCN phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn…

- Xây dựng tập thể HS lớp CN…

- Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng…

- Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp.

- Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục…

- Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường…

- Cập nhật hồ sơ công tác GVCN và hồ sơ học sinh…

  Hiện có những thay đổi và tác động của môi trường kinh tế xã hội cũng như môi trường giáo dục đối với nhà trường phổ thông và các hoạt động GD trong nhà trường, trong đó có các hoạt động thuộc công tác GV chủ nhiệm lớp. Theo đó, cần thiết phải chú trọng hơn nữa đến công tác .GV chủ nhiệm lớp và đề cao vai trò của GV chủ nhiệm lớp.
        Người GV chủ nhiệm lớp không chỉ nắm vững mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” mà còn thuần thục trong phương pháp triển khai phong trào thi đua này, có kỹ năng tích hợp nội dung của phong trào thi đua với nội dung của công tác chủ nhiệm lớp.
1.3. Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với BGH, Đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng
:* Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với BGH:-Mối quan hệ giữa GVCN lớp với BGH và HĐGD nhà trường là mối quan hệ của người bị quản lý đối với lãnh đạo

-Tiếp nhận chủ trương, kế hoạch và những định hướng cho từng hoạt động cụ thể của BGH và HĐGD nhà trường.

-Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình của lớp chủ nhiệm. Báo cáo kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớp theo định kỳ (cuối học kỳ, cuối năm học) 
 -Đề đạt nguyện vọng chính đáng của học sinh lớp chủ nhiệm với BGH và HĐGD nhà trường, đề xuất các phương án giải quyết với sự suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng.

* Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Đồng nghiệp:
   - Trong nhà trường các em được học tốt tất cả các môn theo qui định. Ngoài công tác chủ nhiệm, GVCN còn phải phụ trách các bộ môn chuyên môn vì thế viếc phối hợp với giáo viên bộ môn là hết sức quan trọng và cần thiết. 
- Phối hợp với các lực lượng khác như: bảo vệ, thư viện, y tế, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể và bộ phận giám thị… để giáo dục học sinh. 
 *Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Phụ huynh, cha mẹ hs và cộng đồng:
Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của các em trong nhà trường (qua số điện thoại, liên lạc trực tiếp…).
Hãy đến nhà của các em thường xuyên vi phạm để có thể nắm tình hình một cách chính xác nhất, đừng ngồi chờ PHHS đến rồi mới phản ánh ý kiến, khi thấy sự việc là cần thiết!

2.  Hồ sơ về công tác chủ nhiệm lớp:

-   Sổ chủ nhiệm lớp.

-   Kế hoạch công tác chủ nhiệm hàng tháng.

-   Sổ ghi các nội dung thu chi quỹ lớp và các khoản thu khác.

-   Sổ liên lạc với gia đình học sinh.

-   Nội quy của học sinh.

-   Sổ thi đua của lớp.

-   Các văn bản liên quan đến công tác chủ nhiệm.
+ Sổ theo dõi kết quả học tập của HS để phối hợp với GV dạy lớp lên kế hoạch nâng HS kém hoặc bồi dưỡng HS giỏi, Sổ điểm.

+ Giáo án lên lớp tiết chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ: dùng thuật ngữ giáo án để thể hiện tính nghiêm túc về mặt trách nhiệm chứ thật ra sự cần thiết ở đây chính là phải chắt lọc thông tin rõ ràng khúc chiết và tuyệt đối không được cháy giáo án.

+ Các bài kiểm tra chuyên môn.

+ Các bài báo cáo, bài tập về nhà để kiểm tra.

+ Sổ cập nhật những thông tin khẩn cấp.

+ Sổ họp phụ huynh học sinh,  Biên bản các cuộc họp phụ huynh học sinh.

+ Sổ theo dõi những các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình phụ đạo và bồi dưỡng HS giỏi...


*****************************************************
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                                                     Họ tên giáo viên: Bùi Thị Mai

          Tổ: 1 - Trường Tiểu học Thượng Quận

Mã mô đun: TH 28       (tháng 5   )                
     KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC BẰNG ĐIỂM SỐ

          ( KẾT HỢP VỚI NHẬN XÉT)

I Néi dung 

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét)

1. Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở  tiểu học thông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét

2. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ

3. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, 
II Mục tiêu

Lịch sử và Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình
Hiểu quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số.

Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số.

Có kỹ năng xây dùng đề kiểm tra học kỳ ở các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.
III Néi dung cô thÓ
1,Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét:

1.1. Đánh giá bằng điểm số là gì? Sử dụng những mức điểm khác nhau trong 1 thang điểm để chỉ ra mức độ về kiến thức, kỹ năng mà HS đã thể hiện được qua một hoạt động hoặc sản phẩm học tập. Trong thang điểm thì mỗi mức điểm đi kèm theo là những tiêu chí tương ứng (đáp án, hướng dẫn chấm điểm ) và căn cứ vào đó GV giải thích ý nghĩa của các điểm số và cho những nh/xét cụ thể về bài làm của HS.

1.2. Người GV cần làm gì để có thể diễn giải được ý nghĩa của điểm số tốt hơn:

- Xác định mục tiêu của đánh giá: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực cần đánh giá.

- Để có một sản phẩm giá trị làm căn cứ cho điểm và qua đó đánh giá được trình độ của HS thì cần chuẩn bị thật kỹ bài kiểm tra 
1.4. Đánh giá bằng động viên: là động viên và khuyến khích sự tiến bộ của HS khi kiểm tra đánh giá. 
1,5. Đánh giá bằng xếp loại: là tiến trình phân loại trình độ hay phẩm chất năng lực của HS dựa trên cơ sở xem xét kết quả học tập đã thu thập được qua quá trình kiểm tra liên tục và hệ thống. Kết quả học tập được ghi nhận bằng điểm số hay bằng nhận xét. Kết quả xếp loại được dùng để đưa ra những quyết định nào đó cho HS như chứng nhận trình độ, xét lên lớp, khen thưởng…nên nó có ý nghĩa quan trọng về mặt quản lý. 
1. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ:

* Một số vấn đề về đánh giá , xếp loại: Mục đích , nguyên tắc của đánh giá , xếp loại , hình thức đánh giá .
 Yêu cầu , tiêu chí đề kiểm tra , quy trình ra đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học:
a) Yêu cầu về đề kiểm tra học kì .
Nội dung bao quát chương trình đã học. Đảm bảo tính chính xác , khoa học .
Đảm bảo mục tiêu dạy học , bám sát chuẩn kiến thức , kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở các mức độ được quy định trong chương trình cấp tiểu học .Phù hợp với thời gian kiểm tra .
Góp phần đánh giá khách quan trình độ hs.
b) Tiêu chí để kiểm tra học kì.
-Nội dung không nằm ngoài chương trình học kì.
c)Quy trình ra đề kiểm tra học kì.
C1.Xác định mục tiêu mức độ,nộidung và hình thức ,kiểm tra.
C2.Thiết lập bảng hai chiều.
C3.Thiết kế câu hỏi theo bảng 2 chiều.
C4.Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm.
* Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức ,kĩ năng chương trình.
*/ Đối với các môn học đánh giá bằng điểm số :
-Khi xây dựng đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và tham khảo sách giáo viên. 80-90% trong chuẩn KT –KN và 10-20% vận dụng KT-KN trong chuẩn để phát triển . Thời lương kiểm tra định kì khoảng 40 phút .
*/ Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét :
Giáo viên cần căn cứ vào tiêu chí đánh giá cuả từng môn học , từng học kì , từng lớp( bám sát chuẩn KT-KN của môn học đẻ đánh giá xếp loại học sinh hoàn thành (A,A+) hoặc chưa hoàn thành (B).Việc đánh giá cần nhẹ nhàng không tạo áp lực cho cả GV và HS , cần khơi dậy tiềm năng học tập của học sinh.
2. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số theo chuẩn kiến thức kỹ năng  của chương trình:Yêu cầu kiểm tra, đánh giá bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng
3.3. Yêu cầu kiểm tra, đánh giá 
a) Kiểm tra, đánh giá phải căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học ở từng lớp ; các yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt về kiến thức, kĩ năng của HS sau mỗi giai đoạn, mỗi lớp, mỗi cấp học.

b) Kiểm tra, đánh thể hiện được vai trò chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của các nhà trường. Cần tăng cường đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì; đảm bảo chất lượng kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì chính xác, khách quan, công bằng ; không hình thức, đối phó nhưng cũng không gây áp lực nặng nề. Kiểm tra thường xuyên và định kì theo hướng vừa đánh giá được đúng Chuẩn kiến thức, kĩ năng, vừa có khả năng phân hoá cao ; kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của người học, thay vì chỉ kiểm tra học thuộc lòng, nhớ máy móc kiến thức. 

c) áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại để tăng cường tính tương đương của các đề kiểm tra, thi. Kết hợp thật hợp lí các hình thức kiểm tra, thi vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm nhằm hạn chế lối học tủ, học lệch, học vẹt ; phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của mỗi hình thức.

d) Đánh giá chính xác, đúng thực trạng. Đánh giá thấp hơn thực tế sẽ triệt tiêu động lực phấn đấu vươn lên ; ngược lại, đánh giá khắt khe quá mức hoặc thái độ thiếu thân thiện, không thấy được sự tiến bộ, sẽ ức chế tình cảm, trí tuệ, giảm vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

e) Đánh giá kịp thời, có tác dụng giáo dục và động viên sự tiến bộ của HS, giúp HS sửa chữa thiếu sót. Đánh giá cả quá trình lĩnh hội tri thức của HS, chú trọng đánh giá hành động, tình cảm của HS : nghĩ và làm ; năng lực vận dụng vào thực tiễn, thể hiện qua ứng xử, giao tiếp. Quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực, chủ động của HS trong từng tiết học tiếp thu tri thức mới, ôn luyện cũng như các tiết thực hành, thí nghiệm. 

g) Đánh giá kết quả học tập, thành tích học tập của HS không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng, mà cần chú ý cả quá trình học tập. Cần tạo điều kiện cho HS cùng tham gia xác định tiêu chí đánh giá kết quả học tập với yêu cầu không tập trung vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. Có nhiều hình thức và độ phân hoá cao trong đánh giá.  
h) Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá thành tích học tập của HS, mà còn đánh giá cả quá trình dạy học nhằm cải tiến hoạt động dạy học. Chú trọng phương pháp, kĩ thuật lấy thông tin phản hồi từ HS để đánh giá quá trình dạy học.  
i) Kết hợp thật hợp lí giữa đánh giá định tính và định lượng : Căn cứ vào đặc điểm của từng môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học, cấp học, quy định đánh giá bằng điểm kết hợp với nh/xét của GV hay đánh giá bằng nh/ xÐt, xếp loại của GV. 

k) Kết hợp đánh giá trong và đánh giá ngoài.

Để có thêm các kênh thông tin phản hồi khách quan, cần kết hợp hài hoà giữa đánh giá trong và đánh giá ngoài. Cụ thể là cần chú ý đến :

- Tự đánh giá của HS với đánh giá của bạn học, của GV, của cơ sở giáo dục, của gia đình và cộng đồng.

- Tự đánh giá của GV với đánh giá của đồng nghiệp, của HS, gia đình HS, của các cơ quan quản lí giáo dục và của cộng đồng.

- Tự đánh giá của cơ sở giáo dục với đánh giá của các cơ quan quản lí giáo dục và của cộng đồng.

- Tự đánh giá của ngành Giáo dục với đánh giá của xã hội và đánh giá quốc tế.

l) Kiểm tra, đánh giá phải là động lực thúc đẩy đổi mới PPDH. Đổi mới kiểm tra, đánh giá tạo điều kiện thúc đẩy và là động lực của đổi mới PPDH trong quá trình dạy học, là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo chất lượng dạy học.

3.4. Các tiêu chí của kiểm tra, đánh giá
a) Đảm bảo tính toàn diện : Đánh giá được các mặt kiến thức, kĩ năng, năng lực, ý thức, thái độ, hành vi của HS.

b) Đảm bảo độ tin cậy : chính xác, trung thực, minh bạch, khách quan, công bằng trong đánh giá, phản ánh được chất lượng thực của HS, của các cơ sở giáo dục.

c) Đảm bảo tính khả thi : Nội dung, hình thức, cách thức, phương tiện tổ chức kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với điều kiện HS, cơ sở giáo dục, đặc biệt là phù hợp với mục tiêu theo từng môn học.

d) Đảm bảo yêu cầu phân hoá: Phân loại được chính xác trình độ, mức độ, năng lực nhận thức của học sinh, cơ sở giáo dục ; cần đảm bảo dải phân hoá rộng đủ cho phân loại đối tượng.

e) Đảm bảo hiệu quả : Đánh giá được tất cả các lĩnh vực cần đánh giá HS, cơ sở giáo dục ; thực hiện được đầy đủ các mục tiêu đề ra ; tạo động lực đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
          ******************************************************
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           DẠY HỌC PHÂN HÓA Ở TIỂU HỌC
1. Mục tiêu giáo dục phổ thông và mục tiêu giáo dục tiểu học

 Mục tiêu của giáo dục phổ thông:

Giáo dục tiểu học (GDTH) nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để tiếp tục học trung học cơ sở.    

Nền tảng nhân cách, kĩ năng sống, kĩ năng học tập cơ bản (nghe, nói, đọc, viết và tính toán) của HS được hình thành ở tiểu học và được sử dụng trong suốt cuộc đời của mỗi con người. HS tiểu học được dạy từ những thói quen nhỏ nhất như cách cầm bút, tư thế ngồi viết, cách thưa gửi, đi đứng, ăn mặc cho đến các kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng giao tiếp, các kĩ năng học tập và khả năng tự học, sáng tạo. Như vậy, GDTH có giá trị cơ bản, lâu dài, có tính quyết định. Vì thế, làm tốt GDTH là đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. 

2. Tầm quan trọng của việc dạy học phân hoá ở cấp tiểu học

   - Dạy học phân hóa sẽ giúp chúng ta khai thác tối đa năng lực của học sinh khá giỏi.

   - Dạy học phân hóa cũng sẽ giúp chúng ta phụ đạo, kèm cặp học sinh yếu kém tiến bộ trong học tập.

- Tiến hành khảo sát, phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học.

- Lập kế hoạch kèm cặp giúp đỡ và bồi dưỡng các em.

- Luôn quan tâm tới từng đối tượng học sinh, phát huy khả năng học tập của từng em.

3. Phương pháp thực hiện dạy học phân hoá đối tượng ở một số môn học ở tiểu học.
Ở tiểu học, đảm bảo tính phù hợp với đối tượng giáo dục là tôn trọng sự phát triển của

mỗi cá nhân, tạo cơ hội phát triển tối đa khả năng cho mỗi người học qua dạy học phân hoá, bồi dưỡng HS có năng lực, phụ đạo HS yếu, HS có khó khăn trong học tập
Như vậy, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học ở tiểu học phải phù hợp với nội dung, đối tượng, điều kiện cụ thể của mỗi lớp học. GDTH thực hiện mục tiêu dạy chữ - dạy người, hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện. Với mục tiêu đó, GV cần có cách nhìn tổng thể, tích hợp các nội dung giáo dục của các môn học, giải quyết hài hoà các nhiệm vụ học tập, đó cũng chính là giải pháp tối ưu để đạt chất lượng, hiệu quả giáo dục ở tiểu học. 

4. Các điều kiện để thực hiện hiệu quả việc dạy học phân hoá ở tiểu học

a. Sơ lược một số vấn đề về cơ sở lí luận 
Theo tác giả Nguyễn Bá Kim, DHPH có thể được thực hiện theo hai hướng: “DHPH trong” và “DHPH ngoài”. DHPH trong (hay còn gọi là phân hóa nội tại) là sử dụng những biện pháp phân hóa thích hợp với các đối tượng khác nhau trong cùng một lớp học, trong cùng khoảng thời gian, đảm bảo thống nhất một chương trình và kế hoạch dạy học dạy học không lệ thuộc chặt chẽ vào SGK.
Trong thực tiễn DH hiện nay, thường có hai hình thức DHPH gọi là “DHPH trung gian” và “DHPH bộ phận”. DHPH trung gian là DHPH dựa trên sự thống nhất của mục tiêu dạy 
học cho tất cá các đối tượng HS. 
* Quy trình thực hiện DHPH ở tiểu học thường diễn ra như sau: Đánh giá, phân loại trình độ, năng lực học tập của  HS. Xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nhóm đối tượng hoặc từng đối tượng đặc biệt. Tổ chức triển khai thực hiện. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh, hoàn thiện.
c.1. Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để đánh giá, chẩn đoán, phân loại đối tượng HS theo trình độ
- Kết hợp kiểm tra định kì, kiểm tra thường xuyên và quan sát lớp học: GV cần thận trọng

khi đưa ra kết luận một HS nào đó thuộc nhóm trình độ nào. Do vậy, cần phải kết hợp nhiều hình thức kiểm tra trong dạy học để có kết quả khách quan và chính xác. Ngoài việc kiểm tra định kì và kiểm tra thường xuyên, GV nên có sổ tay ghi chép kết quả quan sát, theo dõi hàng ngày, trong đó lưu ý đến những trường hợp đặc biệt, hoặc quá xuất sắc hoặc quá yếu để tiến hành DHPH phù hợp.

- Kết hợp kiểm tra độ khó và độ nhanh, tăng cường cho HS tự đánh giá: GV thiết kế đề kiểm tra kết hợp độ khó và độ nhanh, tức là tăng số lượng bài tập trong mỗi lần kiểm tra, kết quả đánh giá không theo thang điểm 10 mà là GV ghi nhận trong cùng một khoảng thời gian đó, HS làm đúng được bao nhiêu bài. Cách làm này khuyến khích HS phát huy hết khả năng của mình đồng thời có thể tự đánh giá khả năng của mình so với các bạn.

c.2. Phân bậc nhiệm vụ trong thiết kế kế hoạch bài dạy
Phân bậc nhiệm vụ học tập đối với nội dung mang tính lí thuyết: Kĩ thuật cơ bản cho việc thiết kế này là chia nhỏ nội dung học tập ra thành nhiều nhiệm vụ. HS khá, giỏi sẽ thực hiện nhiệm vụ khó hơn hoặc nhiều nhiệm vụ hơn hoặc thực hiện không có sự hướng dẫn. HS TB hoặc yếu sẽ thực hiện ít nhiệm vụ, đơn giản hơn hoặc ít hơn, hoặc được những chỉ dẫn, hỗ trợ nhiều hơn. 

Khi tổ chức DHPH nội dung thực hành luyện tập và sửa bài tập, thường yêu cầu cao về năng lực tổ chức và quản lý lớp học của người GV. Do đó GV cần dự kiến về thời gian và biện pháp sao cho phù hợp nhất để phát huy khả năng của từng HS.

c.3.  Linh hoạt trong tổ chức hoạt động nhóm khi DHPH
Tùy theo mục tiêu dạy học, việc chia nhóm có thể theo nhiều cách: Nhóm đôi (nhóm đối ngẫu), nhóm ngẫu nhiên, nhóm hỗn hợp và nhóm phân theo trình độ. 
c.4. Giao tiếp trong dạy học phân hóa 
Đối với GV, lời nói của GV trong dạy học hoặc giao tiếp với HS rất có ý nghĩa vì đặc điểm tâm lí cơ bản của lứa tuổi này là vô tư và hồn nhiên, các em đặt rất nhiều niềm tin vào giáo viên. Do vậy, GV cần có kĩ thuật nói rõ ràng, tốc độ vừa phải, dễ nghe, thân thiện nhưng nghiêm túc và luôn khuyến khích. Không nên gay gắt hay nặng lời với những HS yếu kém. Với mỗi trường hợp, cần tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ HS phù hợp. 
Đối với HS, GV nên khuyến khích HS nói lại bằng ngôn ngữ của mình      

                      ****************************************************

                             (MÃ MÔ ĐUN TH 39)
          GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HSTH QUA CÁC MÔN HỌC
1. Một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống  qua các môn học ở tiểu học ( Mục tiêu, yêu cầu.....)
* Khái niệm về kỹ năng sống:Kĩ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.
* Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp .
-Hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực.

-KNS giúp HS có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày.

-KNS giúp HS vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành.

· Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức
   * yêu cầu:
- Việc bố trí sắp xếp bàn ghế trong phòng học, vị trí trưng bày sản phẩm của h/s.
- Chuẩn bị thiết bị đồ dùng dạy học, các loại phiếu học tâp sử dụng cho các hoạt động trong giờ học.
- Giáo viên mạnh dạn, tích cực trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học phù hợp…
- Tạo được sự thân thiện, hợp tác, các giao tiếp ứng xử trong giờ học giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học sinh, động viên, tạo cơ hôị cho mọi đối tượng học sinh cùng tham gia 
Các trường cũng cần phải xây dựng được quy tắc ứng xử văn hóa. Thầy cô giáo, cán bộ, phụ huynh phải gương mẫu. Bên cạnh đó, cần tạo được môi trường thân thiện, gia đình thân thiện, cộng đồng thân thiện. 
Ngoài ra, việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng là giải pháp góp phần trang bị thêm nhiều kiến thức kỹ năng sống cho học sinh. 
2. Nội dung và địa chỉ giáo dục kỹ năng sống qua một số môn học như Tiếng Việt, Đạo đức, TN _ XH:
A. Môn Tiếng Việt:
*/ Khả năng GD KNS qua môn Tiếng Việt:
Môn TV là một trong những môn học ở cấp tiểu học có khả năng GD KNS khá cao, hầu hết các bài học đều có thể tích hợp GD KNS cho HS ở những mức độ nhất định. 
Số lượng phân môn nhiều
Thời gian dành cho môn học chiếm tỉ lệ cao
Các bài học trong các phân môn đều có khả năng giáo dục KNS cho học sinh
*/ Mục tiêu và nội dung sống qua môn Tiếng Việt:
- Giúp HS bước đầu hình thành và rèn luyện các KNS cần thiết, phù hợp lứa tuổi; nhận biết được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, biết tự nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân; biết ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ; biết sống tích cực, chủ động trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
- Nội dung GD KNS được thể hiện ở tất cả các nội dung học tập của môn học. 
- Những KNS chủ yếu đó là: KN giao tiếp; KN tự nhận thức; KN suy nghĩ sáng tạo; KN ra quyết định; KN làm chủ bản thân.
Kết luận: 
*/ Các yêu cầu cần thiết phải đưa GD KNS váo môn Tiếng Việt:
- Xuất phát từ Thực tế cuộc sống: sự phát triển của KHKT, sự hội nhập, giao lưu, những yêu cầu và thách thức mới của cuộc sống hiện đại
- Xuất phát từ mục tiêu GDTH: GD con người toàn diện
-Xuất phát từ đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học
- Xuất phát từ thực tế dạy học Tiếng việt: cung cấp KT và KN sử dụng Tiếng việt thông qua thực hành ( hành dụng)
- Các loại KNS : 
* KN cơ bản : gồm kỹ năng đơn lẻ và kỷ năng tổng hợp 
* KN đặc thù : + KN nghề nghiệp 
+ KN chuyên biệt
NỘI DUNG GD KNS TRONG MÔN T.VIỆT
- KNS đặc thù, thể hiện ưu thế của môn TV : KN giao tiếp
- KN nhận thức (gồm nhận thức thế giới xung quanh, tự nhận thức, ra quyết định,...) là những KN mà môn TV cũng có ưu thế vì đối tượng của môn học này là công cụ của tư duy. 
- Giao tiếp là hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm, cảm xúc,... giữa các thành viên trong xã hội. Gồm các hành vi giải mã (nhận thông tin), ký mã (phát thông tin) qua : nghe, nói và đọc, viết. 
- Các KNS này của HS được hình thành, phát triển dần, từ những KN đơn lẻ đến những KN tổng hợp. 
B. Môn Đạo đức:
+ Đạo đức GD cho HS bước đầu biết sống và ứng xử phù hợp với các chuẩn mực biến nhận thức thành hành vi chuẩn mực thể hiện thông qua kĩ năng sống. 
MỤC TIÊU GD KNS 
CHO HS QUA MÔN ĐẠO ĐỨC

+ Bước đầu trang bị cho HS các KNS cần thiết, phù hợp với lứa tuổi.

+ Hình thành cho HS những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực.
+ Phát triển khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh.

+Rèn cho học sinh biết cách tự phục vụ bản thân và vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường.

+ Rèn cho học sinh biết cách giao tiếp và ứng xử phù hợp và linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

+Hướng dẫn học sinh biết cách phối hợp công việc của từng cá nhân khi làm việc đồng đội.

+KNS giúp HS vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành
+Biết sống tích cực, chủ động

     +Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.
Trong các chương trình giáo dục kĩ năng sống cho HSTH , người ta nhắc đến những nhóm kỹ năng sống sau đây:

a)Nhóm kĩ năng nhận thức:
· Nhận thức bản thân.Xây dựng kế hoạch.Kĩ năng học và tự học.Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo.Giải quyết vấn đề
b)Nhóm kĩ năng xã hội:
· Kĩ năng giao tiếp .
· Kĩ năng thuyết trình và nói được đám đông.
· Kĩ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi.
· Kĩ năng làm việc nhóm (làm việc đồng đội)
c)Nhóm kĩ năng quản lý bản thân:
· Kĩ năng làm chủ.
 Quản lý thời gian. Giải trí lành mạnh
· d)Nhóm kĩ năng xã hội:
- Kĩ năng quan sát.Kĩ năng làm việc nhóm.Kĩ năng lãnh đạo (làm thủ lĩnh).
đ)Nhóm kĩ năng giao tiếp
     - Xác định đối tượng giao tiếp. Xác định nội dung và hình thức giao tiếp
 e)Nhóm kĩ năng phòng chống bạo lực:
      - Phòng chống xâm hại thân thể.Phòng chống bạo lực học đường.
      - Phòng chống bạo lực gia đình. Tránh tác động xấu từ bạn bè.
và những kĩ năng sống chúng ta lồng ghép trong quá trình soạn –giảng. 

c. Môn Khoa học:

C. Địa chỉ giáo dục kĩ năng sống trong môn khoa học:

a) Lớp 4:  + Có 21 địa chỉ.



       + Trong đó có 5 địa chỉ đã soạn sẵn theo mẫu:

b) Lớp 5:     + Có 26 địa chỉ.



+ Trong đó có 5 địa chỉ đã soạn sẵn theo mẫu:

* Cách soạn và trình bày:


a) Bài soạn và cách thức:
- Ở khối Bốn soạn bài: “Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm”  

- Ở khối Năm soạn bài: “Phòng bệnh sốt xuất huyết”

- Nếu thấy hợp lý, có thể gộp 2 bài lại để soạn. Ví dụ: Ở lớp Bốn: Có thể gộp 2 bài để soạn như bài: “Nước bị ô nhiễm. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm”

b) Tiến trình dạy học:

* Có 4 bước chính:


+ Khám phá: HS đã biết gì, chưa biết gì về vấn đề đưa ra?

+ Kết nối: Kết nối nội dung mới của bài. Giải quyết tất cả những kiến thức mới.


+ Thực hành: Đưa ra những tình huống, những nội dung, những trò chơi để vận dụng kiến thức đó.


+ Vận dụng: Tùy ở từng hoàn cảnh từng em, chúng ta có bài vận dụng (các em nắm được thông tin nào về bài học).

* Tóm lại: Qua 1 tiến trình, đảm bảo giáo dục được KNS.
* Thống nhất quan điểm khi soạn bài:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH  THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 
1. Gần gũi và tạo mối thân thiện với học sinh
2. Rèn kĩ năng sống hiệu quả qua việc tích hợp vào các môn học
      Để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh có hiệu quả bản thân đã vận dụng vào các môn học, tiết học, nhất là các môn như: Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; An toàn giao thông .... để những giờ học sao cho các em được làm để học, được trải nghiệm như trong cuộc sống thực.

       Trong chương trình môn Tiếng Việt có nhiều bài học có thể giáo dục kĩ năng sống cho các em, đó là các kĩ năng giao tiếp xã hội, như: Viết thư, Điền vào giấy tờ in sẵn, Giới thiệu địa phương, Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia,... được lồng cụ thể qua các tình huống giao tiếp. Bản thân chỉ gợi mở sau đó cho các em tự nói một cách tự nhiên hoàn toàn không gò bó áp đặt. Để hình thành những kiến thức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua môn Tiếng Việt, người giáo viên cần phải vận dụng nhiều phương pháp dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh như

        Ở môn Đạo đức, để các chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi và thói quen của học sinh. Cần sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực , học sinh sẽ được tạo cơ hội để thực hành, trải nghiệm nhiều kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. Đó là lối sống lành mạnh, các hành vi ứng xử phù hợp với nền văn minh xã hội. Lối sống, hành vi như gọn gàng, ngăn nắp, nói lời đẹp, chăm sóc bố mẹ, ông bà, hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn…

        Ở môn Khoa học: Chương “Con người và sức khỏe”các bài: “Con người cần gì để sống? Vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thức ăn; Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng; Phòng bệnh béo phì; Phòng tránh tai nạn đuối nước;...” giáo dục các em hiểu rằng ăn uống đủ chất và hợp lí giúp cho chúng ta khoẻ mạnh, biết phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hóa, biết những việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hằng ngày, tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phục những hành vi có hại cho sức khoẻ. Biết tham gia các hoạt động và nghỉ ngơi một cách hợp lí để có sức khoẻ tốt.
****************************************************************
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC

 KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN
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          Tổ: 1 - Trường Tiểu học Thượng Quận

Mã mô đun: TH 28        (tháng   )                
             KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC BẰNG ĐIỂM SỐ

( KẾT HỢP VỚI NHẬN XÉT)

I Néi dung

1. Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở  tiểu học thông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét

2. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ

3. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình

II Mục tiêu
Hiểu quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số.

Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số.

Có kỹ năng xây dùng đề kiểm tra học kỳ ở các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

1,Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét:

1.1. Đánh giá bằng điểm số là gì? Sử dụng những mức điểm khác nhau trong 1 th¸ng điểm để chỉ ra mức độ về kiến thức, kỹ năng mà HS đã thể hiện được qua một hoạt động hoặc sản phẩm học tập. Trong thang điểm thì mỗi mức điểm đi kèm theo là những tiêu chí tương ứng (đáp án, hướng dẫn chấm điểm ) và căn cứ vào đó GV giải thích ý nghĩa của các điểm số và cho những nhận xét cụ thể về bài làm của HS.

1.2. Giải thích ý nghĩa của điểm số: đây là một hoạt động phức tạp vì nó phản ánh trình độ học lực và phẩm chất của HS. Người quản lý xem đó là chứng cứ xác định trình độ học vấn của HS và khả năng giảng dạy của GV. 
1.2. Đánh giá bằng động viên: là động viên và khuyến khích sự tiến bộ của HS khi kiểm tra đánh giá. Thông thường sử dụng bằng điểm số hay nhận xét để kích thích tinh thần, cảm xúc của HS từ đó thôi thúc các em thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo tốt hơn với sự phấn đấu cao hơn.

3. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ:

* Một số vấn đề về đánh giá , xếp loại: Mục đích , nguyên tắc của đánh giá , xếp loại , hình thức đánh giá .
 Yêu cầu , tiêu chí đề kiểm tra , quy trình ra đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học:
a) Yêu cầu về đề kiểm tra học kì .
Nội dung bao quát chương trình đã học.
Đảm bảo tính chính xác , khoa học .
Đảm bảo mục tiêu dạy học , bám sát chuẩn kiến thức , kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở các mức độ được quy định trong chương trình cấp tiểu học .
Phù hợp với thời gian kiểm tra .
Góp phần đánh giá khách quan trình độ hs.
b) Tiêu chí để kiểm tra học kì.
-Nội dung không nằm ngoài chương trình học kì.
Có nhiều câu hỏi trong 1 đề , phân định tỉ lệ phù hợp giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận .
Tỉ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp với chuẩn kiến thức ,kĩ năng và yêu cầu về thái độ của môn học : Nhận biết và thông hiểu khoảng 80% , vận dụng 20%.
Các câu hỏi của đề phải được diễn đạt rõ , đơn nghĩa ,nêu đúng và đủ yêu cầu của đề.
- Mỗi câu hỏi phải phù hợp với thời gian dự kiến trả lời và với số điểm dành cho nó.
c)Quy trình ra đề kiểm tra học kì.
C1.Xác định mục tiêu mức độ,nộidung và hình thức ,kiểm tra.
C2.Thiết lập bảng hai chiều.
C3.Thiết kế câu hỏi theo bảng 2 chiều.
C4.Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm.
* Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức ,kĩ năng chương trình.kiến thức kĩ năng chương trình được thực hiện theo các yêu cầu cơ bản dưới đây :
*/ Đối với các môn học đánh giá bằng điểm số :
-Khi xây dựng đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và tham khảo sách giáo viên. 80-90% trong chuẩn KT –KN và 10-20% vận dụng KT-KN trong chuẩn để phát triển . Thời lương kiểm tra định kì khoảng 40 phút .
*/ Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét :
Giáo viên cần căn cứ vào tiêu chí đánh giá cuả từng môn học , từng học kì , từng lớp( bám sát chuẩn KT-KN của môn học đẻ đánh giá xếp loại học sinh hoàn thành (A,A+) hoặc chưa hoàn thành (B).Việc đánh giá cần nhẹ nhàng không tạo áp lực cho cả GV và HS , cần khơi dậy tiềm năng học tập của học sinh.
4. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số theo chuẩn kiến thức kỹ năng  của chương trình:Yêu cầu kiểm tra, đánh giá bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng
3.1. Quan niệm về kiểm tra, đánh giá
Đánh giá kết quả học tập thực chất là việc xem xét mức độ đạt được của hoạt động học của HS so với mục tiêu đề ra đối với từng môn học, từng lớp học, cấp học. Mục tiêu của mỗi môn học được cụ thể hoá thành các chuẩn kiến thức, kĩ năng. Từ các chuẩn này, khi tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học, cần phải thiết kế thành những tiêu chí nhằm kiểm tra được đầy đủ cả về định tính và định lượng kết quả học tập của HS.

3.2. Hai chức năng cơ bản của kiểm tra, đánh giá
a) Chức năng xác định

- Xác định được mức độ cần đạt trong việc thực hiện mục tiêu dạy học, mức độ thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục mà HS đạt được khi kết thúc một giai đoạn học tập (kết thúc một bài, chương, chủ đề, chủ điểm, mô đun, lớp học, cấp học).

- Xác định được tính chính xác, khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá.

b) Chức năng điều khiển : Phát hiện những mặt tốt, mặt chưa tốt, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân. Kết quả đánh giá là căn cứ để quyết định giải pháp cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục thông qua việc đổi mới, tối ưu hoá PPDH của GV và hướng dẫn HS biết tự đánh giá để tối ưu hoá phương pháp học tập. Thông qua chức năng này, kiểm tra, đánh giá sẽ là điều kiện cần thiết để:

- Giúp GV nắm được tình hình học tập, mức độ phân hoá về trình độ học lực của HS trong lớp, từ đó có biện pháp giúp đỡ HS yếu kém và bồi dưỡng HS giỏi ; giúp GV điều chỉnh, hoàn thiện PPDH ;

- Giúp HS biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu 
của chương trình ; xác định nguyên nhân thành công cũng như chưa thành công, từ đó điều chỉnh phương pháp học tập ; phát triển kĩ năng tự đánh giá ;

- Giúp cán bộ quản lí giáo dục đề ra giải pháp quản lí phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục ;

- Giúp cha mẹ HS và cộng đồng biết được kết quả giáo dục của từng HS, từng lớp và của cả cơ sở giáo dục. 

3.3. Yêu cầu kiểm tra, đánh giá 
a) Kiểm tra, đánh giá phải căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học ở từng lớp ; các yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt về kiến thức, kĩ năng của HS sau mỗi giai đoạn, mỗi lớp, mỗi cấp học.

b) Kiểm tra, đánh thể hiện được vai trò chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của các nhà trường. 
c) áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại để tăng cường tính tương đương của các đề kiểm tra, thi. Kết hợp thật hợp lí các hình thức kiểm tra, thi vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm nhằm hạn chế lối học tủ, học lệch, học vẹt ; phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của mỗi hình thức.

d) Đánh giá chính xác, đúng thực trạng. Đánh giá thấp hơn thực tế sẽ triệt tiêu động lực phấn đấu vươn lên ; ngược lại, đánh giá khắt khe quá mức hoặc thái độ thiếu thân thiện, không thấy được sự tiến bộ, sẽ ức chế tình cảm, trí tuệ, giảm vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

e) Đánh giá kịp thời, có tác dụng giáo dục và động viên sự tiến bộ của HS. 
g) Đánh giá kết quả học tập, thành tích học tập của HS không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng, mà cần chú ý cả quá trình học tập. 
h) Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá thành tích học tập của HS, mà còn đánh giá cả quá trình dạy học nhằm cải tiến hoạt động dạy học. Chú trọng phương pháp, kĩ thuật lấy thông tin phản hồi từ HS để đánh giá quá trình dạy học.  
i) Kết hợp thật hợp lí giữa đánh giá định tính và định lượng : 

k) Kết hợp đánh giá trong và đánh giá ngoài.

l) Kiểm tra, đánh giá phải là động lực thúc đẩy đổi mới PPDH. Đổi mới kiểm tra, đánh giá tạo điều kiện thúc đẩy và là động lực của đổi mới PPDH trong quá trình dạy học.

3.4. Các tiêu chí của kiểm tra, đánh giá
a) Đảm bảo tính toàn diện : Đánh giá được các mặt kiến thức, kĩ năng, năng lực, ý thức, thái độ, hành vi của HS.

b) Đảm bảo độ tin cậy :chính xác, trung thực, minh bạch, khách quan, công bằng trong đánh giá, phản ánh được chất lượng thực của HS, của các cơ sở giáo dục.

c) Đảm bảo tính khả thi  
d) Đảm bảo yêu cầu phân hoá 
e) Đảm bảo hiệu quả  Đánh giá được tất cả các lĩnh vực cần đánh giá HS, cơ sở giáo dục ; thực hiện được đầy đủ các mục tiêu đề ra ; tạo động lực đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
                  ******************************************************
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            Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

I, Mục tiêu:

- Hiểu được bản chất của phương pháp dạy học tích cực.

- Nắm được vai trò và nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học tích cực.

- Thực hiện được phương pháp dạy học tích cực trong một số bài giảng.

- Khẳng định sự cần thiết và có ý thức tự giác, sáng tạo áp dụng phương pháp tích cực.

I, Nội dung: 

1. Phương pháp dạy học tích cực là gì?
a. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học:
Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

b. Thế nào là tính tích cực học tập?
Tính tích cực học tập - về thực chất là tính tích cực nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí lực và có nghị lực cao trong qúa trình chiếm lĩnh tri thức. tính tích cực nhận thức trong hoạt động học tập . Hứng thú và tự giác là hai yếu tố tạo nên tính tích cực. c. Phương pháp dạy học tích cực:
Phương pháp dạy học tích cực  là dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

" Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thì mới thành công. 

d. Mối quan hệ giữa dạy và học, tích cực với dạy học lấy học sinh làm trung tâm.
Dạy học lấy học sinh làm trung tâm còn có một số thuật ngữ tương đương như: dạy học tập trung vào người học, dạy học căn cứ vào người học, dạy học hướng vào người học… là nhấn mạnh hoạt động học và vai trò của học sinh trong qúa trình dạy học.

 Như vậy, khi đã coi trọng vị trí hoạt động và vai trò của người học thì đương nhiên phải phát huy tính tích cực chủ động của người học. 
2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.
a. Dạy và học không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.
Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. 
b. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
 Phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. 

c. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.

d. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.


3. Một số phương pháp dạy học tích cực cần phát triển ở trường Tiểu học

a). Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.
Cấu trúc một bài học (hoặc một phần bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề thường như sau

 * Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức

 * Giải quyết vấn đề đặt ra

- Đề xuất cách giải quyết;

- Lập kế hoạch giải quyết;

- Thực hiện kế hoạch giải quyết.

 * Kết luận:

 * Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt và giải quyết vấn đề:

Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên đánh giá kết quả làm việc của học sinh.

Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm ra cách giải quyết vấn đề. . Giáo viên và học sinh cùng đánh giá.

Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề. Học sinh phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất các giả thuyết và lựa chọn giải pháp. Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề. Giáo viên và học sinh cùng đánh giá. 

Mức 4 : Học sinh tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải quyết. Học sinh giải quyết vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc. 

b) Phương pháp hoạt động nhóm:
Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Tuỳ mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. 

* Phương pháp hoạt động nhóm có thể tiến hành: 

(Làm việc chung cả lớp:
              . Làm việc theo nhóm: 
              . Tổng kết trước lớp: 
c. Phương pháp vấn đáp
* Vấn đáp: Là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên; qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:

 
* Vấn đáp tái hiện: 
 
* Vấn đáp giải thích - minh hoạ: 
 
* Vấn đáp tìm tòi: 
d. Phương pháp đóng vai
Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. 

Phương pháp đóng vai có những ưu điểm sau: 

   - Học sinh được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. 

  - Gây hứng thú và chú ý cho học sinh.

  - Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của học sinh.

  - Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo chuẩn mực.

  - Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn. 

e. Phương pháp động não
Động não là phương pháp giúp học sinh trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó. 

Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần đưa ra một hệ thống các thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận. 

Cách tiến hành 

 - Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm.                     

- Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt.                    

  - Liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to.

 - Phân loại ý kiến.

 - Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng và thảo luận sâu từng ý.
                       ***********************************************
.Mã mô đun: TH 13         (tháng   )                
            KĨ NĂNG LẬP KH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH

I Nội dung và tên mô Đun 
1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của HS.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

II Mục tiêu bồi dưỡng

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.   

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  
I. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học:

Đổi mới pp dạy học ở trường Tiểu học cần được thực hiện theo các định hướng sau:

1. Bám sát mục tiêu giáo dục.

2. Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể.

3. Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS.

4. Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học của nhà trường.

5. Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.

6. Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng có chọn lọc, có hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại .

7. Tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin.

III, Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học.

1. Yêu cầu đối với HS:
- Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn.

- Mạnh dạn trình bày và bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân; tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho bản thân, cho thầy, cho bạn; biết tự đánh giá và đánh giá các ý kiến, quan điểm, các sản phẩm hoạt động học tập của bản thân và bạn bè.

- Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; thực hành thí nghiệm.

2. Yêu cầu đối với GV:
- Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn .

- Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HS được tham gia một cách tích cực , chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức.

- Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lý, hiệu quả.

IV. Quy trình chuẩn bị và thực hiện 1 giờ học theo định hướng đổi mới PPdạy học.

1.Các bước thiết kế một giáo án:
- Xác định mục tiêu của bài học căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng và yêu cầu về thái độ .
- Nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan để:

+ Hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học.

+ Xác định những kiến thức, kĩ năng, thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ở HS.

+ Xác định trình tự logic của bài học.

_ Xác định khả năng đáp ứng nhiệm vụ nhận thức của HS:

+ Xác định những kiến thức, kĩ năng mà HS đã có và cần có.

+ Dự kiến những khó khăn, những tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết.

- Lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức.

- Thiết kế giáo án

2. Cấu trúc của một giáo án được thể hiện ở các nội dung sau:
- Mục  tiêu bài học

- Chuẩn bị về phương pháp và phương tiện dạy học:

- Tổ chức các hoạt động dạy học:  Trình bày rõ cách thức triển khai các hoạt động dạy học cụ thể. Với mỗi hoạt động cần chỉ rõ: + Tên hoạt động.

+ Mục tiêu của hoạt động.

+ Cách tiến hành hoạt động.

+ Thời lượng để thực hiện hoạt động.

+ Kết luận của GV về: Những kiến thức, kĩ năng, thái độ HS cần có sau hoạt động; những tình huống thực tiễn có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ đã học để giải quyết; ...

- Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối: Xác định những việc HS cần phải tiếp tục thực hiện sau giờ học để củng cố, khắc sâu, mở rộng bài cũ hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mới.

3. Một giờ dạy học cần thực hiện theo các bước cơ bản sau:
a. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS:        - Kiểm tra tình hình nắm vững bài học cũ.

                                                            - Kiểm tra tình hình chuẩn bị bài mới.

b. Tổ chức dạy và học bài mới:  - GV giới thiệu bài mới

- GV tổ chức, hướng dẫn HS suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá và lĩnh hội nội dung bài học.

c. Luyện tập củng cố:

GV hướng dẫn HS củng cố, khắc sâu những kiến thức, kĩ năng, thái độ đã có.

 d. Đánh giá:
e. Hướng dẫn HS học bài và làm bài ở nhà:

IV. DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
   *Hình thành “Mẫu thiết kế bài học”        TÊN BÀI HỌC
	Các hoạt động 
	Hoạt động cụ thể 

	Hoạt động 1:

A.Mục tiêu: .........

B.Phương pháp: ......

C.Đồ dùng dạy học: .. 


	Hoạt động nhóm (đôi, 3, 4, 5 hoặc cả lớp)

+ Giao việc: .....................

+ Thảo luận:

+ Trình bày:

+ Lớp góp ý, nhận xét, bổ sung.

+ GV kết luận: ................... 

	Hoạt động 2:

A.Mục tiêu: .........

B.Phương pháp: ......

C.Đồ dùng dạy học: .. 


	Hoạt động nhóm (đôi, 3, 4, 5 hoặc cả lớp)

+ Giao việc: ......................

+ Thảo luận:

+ Trình bày:

+ Lớp góp ý, nhận xét, bổ sung.

+ GV kết luận: ......................... 


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC

 KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

KÌ I  - NĂM HỌC 2012 - 2013
Họ tên giáo viên: Bùi Thị Mai

Tổ: 1 - Trường Tiểu học Thượng Quận

I Nội dung và tên mô Đun  (tháng    ) (Mã mô đun TH12)
          LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC NỘI DUNG

                                    GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC
*Tích hợp là một tiến trình tư duy và nhận thức mang tính chất phát triển tự nhiên của con người trong mọi lĩnh vực hoạt động khi họ muốn hướng đến hiệu quả của chúng (...), là vấn đề của nhận thức và tư duy của con người, là triết lý chi phối, định hướng và quyết định thực tiễn hoạt động của con người. 
Thực tiển đã chứng tỏ rằng, việc thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục và dạy học sẽ giúp phát triển những năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập trở nên có ý nghĩa hơn đối với  học sinh so với việc các môn học, các mặt giáo dục được thực hiện riêng lẽ. Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại. 
II Mục tiêu bồi dưỡng
Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục
+ Tích hợp: Là sự hòa trộn nội dung giáo dục môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào nội dung bộ môn thành một nội dung thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau.
III Nội dung cô thÓ

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Trang bị cho học sinh hiểu biết những kiến thức cần thiết, cơ bản về những nội dung cần được tích hợp để từ đó giáo dục các em có những cử chỉ, việc làm, hành vi đúng đắn.

- Phát triển các kĩ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong học tập cũng như trong thực tiển cuộc sống.

- Giúp học sinh hứng thú học tập, từ đó khắc sâu được kiến thức đã học.

- Nội dung tích hợp phải phù hợp với từng đối tượng học sinh ở các khối lớp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục khác nhau.

- Tránh áp đặt, giúp học sinh phát triển năng lực

2.Các nội dung cần tích hợp GD trong các môn học  và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

Dạy học theo hướng lồng ghép tích hợp thực hiện ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: nội dung tích hợp được bao gồm những nội dung như Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục về dân số, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường, chủ quyền  biển đảo  theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Mức độ tích hợp tùy theo từng môn học, nội dung để lựa chọn mức độ tích hợp, đối với bộ môn tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì mức độ tích hợp từ liên hệ ( chỉ khai thác nội dung bài học và liên hệ với kiến thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức độ hạn chế), tích hợp bộ phận ( chỉ một phần của bài học, hoạt động thực hiện nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức độ trung bình) đến tích hợp tòan phần ( cả một bài có nội dung trùng khớp với nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mức độ cao nhất)

DH theo hướng tích hợp phát huy được tính tích cực của HS, góp phần đổi mới nội dung và phương pháp DH ở trường tiểu học.
2. Phương pháp lựa chon địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học  của từng môn học và hoạt động giáo dục của tiểu học.

Tích hợp trong chương trình tiểu học sau 2000
. Phương pháp


Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy theo từng môn học mà lồng ghép tích hợp ở các mức độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận, toàn phần,...từ  đó giáo dục và rèn kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh.
*Phương pháp.
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp thảo luận.
- Phương pháp đóng vai.
*Việc phát triển và thực hiện chương trình sau 2000 theo định hướng dạy học tích cực đã làm thay đổi quan niệm và cách biên soạn, cách sử dụng sách giáo khoa: chuyển từ quan niệm là “pháp lệnh”, là một tài liệu chứa đựng kiến thức có sẵn để giáo viên truyền đạt cho học sinh” sang  là “phương tiện chính thức để định hướng cho giáo viên tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học sinh tự học, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh tri thức mới, biết vận dụng chúng theo năng lực của từng cá nhân” . Sự thay đổi quan niệm về sách giáo khoa đòi hỏi các nhà biên soạn sách giáo khoa phải thay đổi cấu trúc nội dung theo hướng tích hợp nhằm:
-     Giải quyết sự mất cân đối giữa khối lượng, mức độ nội dung từng giai đoạn học tập

-     Tăng cường sự hỗ trợ nhau giữa các nội dung trong từng môn  học và giữa các môn học, xoá bỏ những trùng lặp, tăng khả năng thực hành, vận dụng.

-     Gia tăng các hoạt động thực hành.

Định hướng tích hợp của chương trình tiểu học sau 2000 được thể hiện ở những mức độ khác nhau:

(1) Hình thành các môn học tích hợp: Tự nhiên – Xã hội (1991-1996 ); tích hợp môn Sức khỏe với môn Tự nhiên- xã hội và môn Khoa học (2001); tích hợp Mỹ thuật với Kỹ thuật thành môn Nghệ thuật.

(2) Tích hợp các mạch kiến thức, kỹ năng trong một số môn học: tích hợp 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức văn hoá, xã hội, tự nhiên, tích hợp giữa phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ với phát triển nhân cách trong môn Tiếng Việt; tích hợp các yếu tố đại số vào mạch số học trong môn Toán, tích hợp cung cấp kiến thức sơ giản toán học và phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề ; tích hợp các nội dung giáo dục khác vào các môn học như giáo dục môi trường, giáo dục quyền trẻ em, giáo dục giới tính, giáo dục dân số; giáo dục các giá trị sống; phòng chống các bệnh tật và tệ nạn xã hội.

Mục đích của giải pháp tích hợp được phát biểu trong tài liệu chương trình tiểu học là nhằm làm giảm sự năng nề, gia tăng khả năng vận dụng thực hành và tính thực tiễn của chương trình, tạo điều kiện cho người học phát triển năng lực .
                       *************************************
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC

 KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

KÌ I  - NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ tên giáo viên: Bùi Thị Mai

Tổ: 1 - Trường Tiểu học Thượng Quận

Mã mô đun: TH 9         (tháng 10)                
                      HƯỚNG DẪN TƯ VẤN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
I Nội dung và tên mô Đun
 1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

 2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh
II Mục tiêu bồi dưỡng
Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.
Căn cứ vào nội dung , mục tiêu trên tôi đã tự học,tự bồi dưỡng được kết quả như sau:
  1.Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học:

A.Thực trạng đời sống tâm lý học sinh tiểu học:
Học sinh tiểu học là trẻ ở độ tuổi từ 6 – 11 tuổi, đang theo học chương trình tiểu học 

từ lớp 1 – lớp 5 tại các trường tiểu học trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Trẻ tiểu học có những đặc điểm đặc trưng về mặt tâm lý như sau:

Ở lứa tuổi này, trẻ bắt đầu mở rộng mối quan hệ giao tiếp ra bên ngoài, thích làm quen với bạn bè cùng lứa và nhiều người lớn khác. 

Trong giai đoạn lứa tuổi này, các em rất giàu trí tưởng tượng, nhiều khi quá tin vào những điều huyền hoặc. 

Trẻ tiểu học có tâm hồn đa cảm, rất dễ xúc động, do đó, bất cứ hành động thô bạo nào đối với chính bản thân các em sẽ để lại trong tâm trí các em những ấn tượng sấu rất khó xóa mờ. 

. Trong khi người lớn đang bận việc, lại cho rằng các em đang chơi những trò quá hiếu động, có hại về sức khỏe và tâm lý, nên thường ngăn cấm 

Về sinh hoạt học tập, các em cũng rất dễ hào hứng vÒ các kiến thức lý thú mới lạ, để không ngừng đặt ra các câu hỏi tò mò thắc mắc
** Những nhân tố liên quan đến việc ảnh hưởng tâm lý cho  học sinh tiểu học

- Áp lực trong học tập ở học sinh

-Phương pháp sư phạm của giáo viên

-Môi trường sư phạm nhà trường

- Phương pháp giáo dục và môi trường gia đình 

B. Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý học đường tại các trường học:

Hiện nay, Tâm lý học đường trên thế giới đã có một quá trình phát triển lâu dài. Tuy nhiên, ở nước ta


-Trong vài năm gần đây, các cấp quản lý giáo dục đã bước đầu quan tâm đến hoạt động tư vấn tâm lý học đường. giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập, giao tiếp….. Hoạt động trợ giúp tâm lý học đường không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với  học sinh tiểu học nói riêng mà nó còn rất cần thiết cho giáo viên, phụ huynh HS – những người có liên quan đến sự nghiệp “trồng người”.
- Sự phát triển với tốc độ nhanh và đầy biến động của nền kinh tế - xã hội, các yêu cầu 
ngày càng cao của nhà trường và cả những điều bất cập trong thực tiễn giáo dục; thêm vào đó là sự kỳ vọng quá cao của cha mẹ, thầy cô đang tạo ra những áp lực rất lớn và gây căng thẳng cho HS trong cuộc sống, trong học tập và trong quá trình phát triển. Thực tế cho thấy HS tiểu học có thể có những rối loạn về phát triển tâm lý, rối loạn phát triển các kỹ năng nhà trường (như đọc, viết, tính toán…), những rối loạn về cảm xúc như lo âu, trầm cảm hay những rối loạn về hành vi (như vô kỷ luật, bỏ học, trốn học, trộm cắp, hung bạo…). Vì vậy, những HS này rất cần được sự trợ giúp của các nhà chuyên môn, của thầy cô giáo và cha mẹ.

- Đứng trước thực trạng trên cho thấy rất cần có những hoạt động trợ giúp tâm lý học đường cho HS, đúng đắn, lành mạnh, hiểu về bản thân và người khác tốt hơn. 

      2.Phương pháp kỹ thuật tư vấn cho học sinh tiểu học:

Khi đời sống kinh tế được nâng cao đã làm cho học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng có điều kiện phát triển về thể lực, trí lực về kỹ năng sèng.

 §ể cho việc tư vấn học đường trở thành một hoạt động phổ biến trong trường học thì đòi  hỏi phải có thời gian và sự nỗ lực lớn của không chỉ các giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn  mà còn của toàn xã hội, việc đánh giá (phòng ngừa) nhằm phát hiện những học sinh có thể có khó khăn về nhận thức, cảm xúc, xã hội, hay hành vi; phát triển và thực hiện các chương trình can thiệp tâm lý học cho học sinh thì có thể thực hiện các phương pháp sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu

- Phương pháp quan sát

- Phương pháp phỏng vấn sâu

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

- phương pháp thu thập thông tin

- Phương pháp xử lý thông tin: Phương pháp thống kê toán học
*** Các giải pháp thực hiện:
1.Tổ chức hoạt động tham vấn tâm lý, nhằm lắng nghe, khơi dậy nội lực, giúp HSTH tự phát triển thể chất tinh thần, tránh những sự phát triển lệch lạc không đáng có. 

2.Cung cấp một số kiến thức cũng như tổ chức các lớp rèn luyện KNS cho HS
3.Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động vì cộng đồng, hoạt 

động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho các em.

4. Cần rèn cho học sinh khả năng thích ứng học tập và rèn luyện bản lĩnh học tập.

5.Cần rèn kỹ năng  giao tiếp, hợp tác, lắng nghe, biết trình bày… cho học sinh.

6. Cung cấp các kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe, ……,cho học sinh.

7.Cần có hoạt động bảo vệ, tạo điều kiện hòa nhập cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.

8. Không chỉ tư vấn cho học sinh mà còn tư vấn các vấn đề phát triển của trẻ em với những lực lượng giáo dục, lực lượng xã hội có liên quan trong vấn đề giáo dục, bảo vệ trẻ em. 

- Đối với học sinh: những học sinh đang có khó khăn tâm lý, đặc biệt là những học 

sinh “thường xuyên lo lắng và bất an” nên nỗ lực tìm cách vượt qua .
 - Về phía giáo viên: nên quan tâm, tìm cách trợ giúp .Gần gũi học sinh hơn nữa.  
- Về phía nhà trường: tạo điều kiện hỗ trợ các học sinh đang có khó khăn tâm lý hiện nay. nhà trường và cả phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc cho các em có đời sống tâm trí khỏe 


                                              BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC

 KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

KÌ II  - NĂM HỌC 2014 - 2015

                                                  Họ tên giáo viên: Bùi Thị Mai
                                        Tổ: 1 - Trường Tiểu học Thượng Quận

Mã mô đun: TH 19         (tháng 12)         
      TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌCỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC (Gồm 13 Tiết )
 I,Tên và nội dung mô đun  
1. Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.

2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt

3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán

4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học

 II, Mục tiêu bồi dưỡng
Hiểu, trình bày được yêu cầu và hỗ trợ giáo viên trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

 Qua nội dung và mục tiêu của tự học, tự bồi dưỡngviệc làm tự làm đồ dùng dạy học tôi đã hiểu được:
1. Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiÓu học
* Vai trò 
Giúp HS lĩnh hội tốt nhất các biểu tượng, khái niệm, quy tắc;
Phát triển kĩ năng thực hành ở HS;
Phát triển trí tuệ của HS;
Giáo dục nhân cách HS;
Hợp lí hóa quá trình hoạt động dạy học. 
* Những yêu cầu đối với ĐDDH tự làm
- Đảm bảo được các thông tin chủ yếu về các hiện tượng, sự vật liên quan đến nội dung bài học; gắn với chương trình và SGK
- Phù hợp với phương pháp và hình thức dạy học bộ môn
- Đảm bảo tính trực quan, tăng hứng thú nhận thức của HS 
- Có tính khoa học, sư phạm, kĩ thuật, mĩ thuật và kinh tế
- Sử dụng đúng mục đích, đúng lúc, đúng chỗ
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong trường học
- ĐDDH tự làm cần đơn giản, sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền, sẵn có ở địa phương.
* Kế hoạch tự làm ĐDDH ở trường tiểu học
GV phải có kế hoạch tự mình và huy động HS cùng tham gia sưu tầm, thu gom các hiện vật, vật liệu phục vụ cho kế hoach tự làm ĐDDH trong năm. 
GV cần hướng dẫn cụ thể, việc vừa sức, gắn với nội dung học tập một cách thiết thực, tránh hình thức và tốn nhiều công sức, thời gian của HS. 
* Một số định hướng
Sưu tầm mẫu vật: gồm các dạng sau:
- Vật sấy khô, ép khô để dùng nhiều năm (bách thảo, côn trùng, một số loại hoa quả,…)
Vật tươi sống để trực tiếp giới thiệu khi giảng dạy 
(con cá, con bướm, hoa, lá, quả,…)
- Sưu tầm một số vật thực (tem thư, phong bì, các loại hộp giấy, một số loại công cụ như kìm, búa, một số đồ dùng điện như: dây điện, bóng điện, công tắc, cầu chì,…)
2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt

a/ Một số sản phẩm tự làm
* Que trắc nghiệm
- Dùng trong việc ôn tập hay kiểm tra, đánh giá HS với hình thức câu hỏi trắc nghiệm
* Đoàn tàu lửa
-Dùng trong việc dạy các môn học hay các trò chơi h tập như: tìm tiếng –âm,vần; tính nhanh,…
- Cách thực hiện: GV và cán bộ thiết bị chuẩn bị các mẫu, hướng dẫn HS cắt và dán.
 * Tranh động: 
- Dùng trong dạy học môn Toán, Tiếng Việt, TN – XH, hay trò chơi học tập.
*Sưu tầm mẫu vật:
- Một số vật phẩm văn hóa tiêu biểu của địa phương: sản phẩm thêu, đan, mẫu hoa văn,…

*Vẽ tranh, làm tranh động: 
3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán

Que trắc nghiệm
- Dùng trong việc ôn tập hay kiểm tra, đánh giá HS với hình thức câu hỏi trắc nghiệm  đối với môn toán
- Cách thực hiện: GV và cán bộ thiết bị chuẩn bị hai vòng hoa. GV hướng dẫn HS cắt và dán các con số (nên mỗi con số có một màu khác nhau). Sau đó, điều chỉnh lại và ép plastic. 
- Sau khi hoàn thành, HS tự sử dụng và bảo quản.
* Tranh động: 
- Dùng trong dạy học môn Toán, hay trò chơi học tập môn toán.
Cách thực hiện: Giáo viên vẽ tranh, hướng dẫn HS tô màu (HS lớp 4, 5, GV có thể hướng dẫn HS vẽ và tô màu). Đối với các con thú, HS sưu tầm (từ báo, ảnh) hay vẽ tùy ý; 

* Sưu tầm mẫu vật:

- Một số loại dụng cụ như chai, lọ, ca, can nhựa,…, các loại bao bì hình lập phương, hình hộp chữ nhật,…, khay nhựa, vỏ hộp có nhiều màu sắc để có thể cắt thành các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác,…
4.Tự làm đồ dùng dạy học môn TN – XH, môn Khoa học

*Tranh động: 
- Dùng trong dạy học môn TN – XH, môn khoa học hay trò chơi học tập môn TNXH - KH.
Cách thực hiện: Giáo viên vẽ tranh, hướng dẫn HS tô màu .
Sưu tầm tranh ảnh: trên báo chí, báo ảnh, bưu ảnh, lịch,…
*Tự làm mô hình: 
- Dùng giấy, vải lụa, ni lông, dây thép, dây đồng tạo thành hoa, lá.
- Dùng đất sét, thạch cao nặn các con vật, các loại quả, củ.
- Dùng các loại giấy thấm nước bồi trên khuôn mẫu hoặc lên vật thực tạo thành mô hình các loại quả, củ, con vật, đồ vật,…
- Dùng gỗ mềm, nhựa xốp,… gọt thành các loại củ, quả,…
- Có thể sưu tầm các loại mô hình có sẵn ở đồ chơi trẻ em .
*Vẽ tranh, làm tranh động: 
Vẽ tranh minh họa theo nội dung bài học hoặc phóng to những tranh trong SGK. 
Việc thu nhỏ, phóng to tranh có thể sử dụng các phương pháp sau

+ Kẻ ô vuông ;Thu, phóng tranh, ảnh bằng máy photocopy ;Tự làm tranh động
                                               BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC
 KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

KÌ III  - NĂM HỌC 2014 - 2015

                                                       Họ tên giáo viên: Bùi Thị Mai
Tổ: 2 + 3 - Trường Tiểu học Thượng Quận
Mã mô đun: TH 27    (Tháng 1)
                                   PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
                                              BẰNG NHẬN XÉT

                                   Gồm 10 tiết ( Mã mô đun TH 27)
I, Tên và nội dung mô đun:

Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét 

 1. Quan niệm về đánh giá kết quả học tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học bằng nhận xét.
2. Thực trạng việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học bằng nhận xét ở một số môn học hiện nay.

3. Một số biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt hiệu quả 
quả học tập một số môn học bằng nhận xét.

 Từ nội dung mô đun tôi hiểu về mục tiêu bồi dưỡng:
II, Mục tiêu bồi dưỡng
- Hình thức đánh giá kết quả học tập một số môn học bằng nhận xét.
- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng nhận xét.

Nắm được các biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt hiệu quả.

II Cách đánh giá
1,Quan niệm về đánh giá kết quả học tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học bằng nhận xét:

Đánh giá kết quả học tập của HS là một quá trình thu thập, phân tích và xử lí các thông tin về kiến thức, kĩ năng, thái độ của HS theo mục tiêu môn học (hoặc hoạt động) nhằm đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu của môn học (hoặc hoạt động) đó
1.1. Đánh giá bằng nhận xét là gì? Sử dụng các nhận xét được rút ra từ quan sát các hành vi hoặc sản phẩm học tập của HS theo những chuẩn (tiêu chí) cho trước mà GV đưa ra những phân tích hay phán đoán về học lực, hạnh kiểm của các em.

1.2. Phân loại nhận xét:

a) Dựa theo căn cứ xác lập: có 2 kiểu

- Căn cứ trên tiêu chí học tập như kiến thức, kỹ năng và thái độ của HS cần lĩnh hội mà lời nhận xét cho HS này thường có những nét riêng biệt khác với HS khác. 

- Căn cứ trên những bài kiểm tra theo hướng trắc nghiệm chuẩn mực thì lời nhận xét của HS này có thể tương tự như lời nhận xét của em HS khác.

b) Dựa theo tính chất của nhận xét chúng ta có nhận xét cụ thể thể hiện tính cá nhân hóa và nhận xét khái quát.

c) Tác dụng của nhận xét đối với HS: Động viên và hướng dẫn HS điều chỉnh việc học tập. Cụ thể:   - Phải thực tế; Phải cụ thể; Phải kịp thời và nói thẳng, không úp mở .


           - Phải nhạy cảm đối với những quan tâm, mục đích hay cố gắng của HS.


           - Khuyến khích những điều các em làm được với những chứng cứ cụ thể


- Hướng dẫn các em cách thức khắc phục những điều mà các em chưa đạt cũng như cách thực hiện nhiệm vụ học tập kế tiếp tốt hơn.

1.3. Làm thế nào để có nhận xét tốt?

- GV cần thường xuyên tham khảo các tiêu chí (chứng cứ) đã được xác lập đối với trường hợp nội dung quan sát nhỏ hẹp.

- Xây dựng bảng hướng dẫn đánh giá khi mà kết quả của nó sẽ được chính thức sử dụng để xếp loại HS.

- Quan sát và ghi nhận các biểu hiện hành vi của các em theo tiêu chí đã định.

- Thu thập thông tin đầy đủ, phù hợp và tránh định kiến.

- Trước khi đưa ra nhận xét cần xem xét:

+ Chứng cứ thu thập được có thích hợp không ?

+ Chứng cứ thu thập được đã đủ cho nhận xét về HS chưa ?

+ Xem xét những yếu tố nào khác ngoài bài kiểm tra hay thực hành có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của HS không?

+ Viết nhận xét nào đó cần phải nêu rõ ràng những lí do của nhận xét ấy.

+ Quan niệm về hình thức đánh giá: đánh giá kết quả học tập các môn Đạo đức, TN&XH, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục : Đánh giá là sự khơi dậy tiềm năng của HS chứ không phải là sự so sánh giữa các cá nhân HS với nhau; Cần đánh giá nhẹ nhàng không tạo áp lực cho HS để tránh tình trạng .Đánh giá chú trọng đến đánh giá cả quá trình và hướng tới từng cá nhân.VËyđánh giá kết quả học tập của HS bằng hình thức nhận xét đối với các môn Đạo đức, TN&XH, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục ở lớp 1, 2, 3 là phù hợp. 
+ Xếp loại học lực môn học kết hợp với nhận xét cụ thể: §¸nh giá là sự khơi dậy tiềm năng học tập của HS chứ không phải là sự so sánh giữa các cá nhân HS với nhau nên việc xếp loại học lực những môn học đánh giá bằng nhận xét chỉ để 2 mức độ: Loại Hoàn thành (A) và Loại Chưa hoàn thành (B). Những HS đạt 100% số nhận xét trong từng học kỳ hay cả năm học và có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học, được GV ghi nhận là (A*) để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng.
2,Thực trạng việc thực hiện đánh giá  kết quả học tập của học sinh tiều học bằng nhận xét ở một số môn học hiện nay

2.1Các môn học đánh giá bằng nhận xét gồm:
 Kết quả học tập của học sinh không ghi nhận bằng điểm mà bằng các nhận xét theo các mạch nội dung của từng môn học:
a) Các nhận xét được ghi nhận bằng việc thu thập các chứng cứ trong quá trình học tập và hoạt động của học sinh;
b) Nội dung, số lượng nhận xét của mỗi học kì và cả năm học của từng môn học 
1. Một số biện  pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét hiệu quả

Một số biện pháp để thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt hiệu quả:
- Điều chỉnh các nhận xét và chứng cứ: trước mắt, cần thiết phải rà soát, xem xét và điều chỉnh các nhận xét và chứng cứ theo hướng sau :
+ Điều chỉnh nhận xét và chứng cứ cho phù hợp hơn với mục tiêu và đặc thù môn học. 
+ Giảm bớt số nhận xét/ HS/ năm học 
+ Giảm nhẹ mức độ yêu cầu của một số nhận xét, chứng cứ nhằm khích lệ tất cả HS đều đạt mức “hoàn thành” .
+ Sắp xếp lại các nhận xét và chứng cứ cho phù hợp với chương trình học
.+ Chỉnh sửa một số nhận xét, chứng cứ cho ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể hơn. 
                                   Mã mô đun: TH 37    ( Tháng 2)               
                      NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
                                                NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

I,N«i dung :Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

1. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

2. Tình hình tổ chức hoạt động giáo dục ở trường tiểu học hiện nay

3. Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

4. Các yêu cầu khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

II, Mục tiêu:
 -  Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL):

      - Củng cố, khắc sâu những kiến thức đã được học qua các môn học ở trên lớp.

      - Phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của các em.

      - Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng ban đầu, cơ bản cần thiết phù hợp với sự phát triển chung của trẻ (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức,…)

· Góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh 
 Từ nội dung mô đun tôi hiểu và áp dụng 
1,Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học:

 - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động  được tổ chức ngoài giờ học các môn học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.

      Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL) là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong toàn bộ quá trình giáo dục của các trường phổ thông nói chung, của trường tiểu học nói riêng.

      Biết, hiểu, thiết kế và tổ chức hiệu quả HĐGDNGLL trong trường tiểu học là một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo viên.

-  Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL):

      - Củng cố, khắc sâu những kiến thức đã được học qua các môn học ở trên lớp.

      - Phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thức của các em.

      - Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng ban đầu, cơ bản cần thiết phù hợp với sự phát triển chung của trẻ (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng nhận thức,…)

      - Góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh . Trên cơ sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thái độ có trách nhiệm đối với công việc chung. 

2,Tình hình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là khi Bộ GD-ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì  việc đầu tư cho Hoạt động ngoài giờ, việc gắn giáo dục với cộng đồng đã được chú trọng nhiều hơn.  
  Nhìn chung, hoạt động NGLL vẫn còn chưa phát huy được hết ý nghĩa thực chất của nó đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chưa thực sự được các cấp quản lý và giáo viên đầu tư đúng nghĩa. Trong toàn ngành thực hiện chưa được đồng bộ thống nhất , chưa có chiều sâu.
3. Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
Thực hiện chương trình về tổ chức hoạt động:
- Mỗi lớp cử 01 đ/c một giáo viên trưởng khối. Trước khi tổ chức các hoạt động trưởng khối tổ chức họp GVCN của khối để xây dựng kế hoạch hoạt động và gửi về Ban hoạt động NGLL để theo dõi kiểm tra.
- Trong qua trình tổ chức hoạt động Ban HĐ NGLL đã sử dụng linh hoạt các phương pháp nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc HĐ NGLL như: Phương pháp thảp luận nhóm, Phương pháp đóng vai, Phương pháp giả quyết vấn đề, Phương pháp tình huống, phương pháp giao nhiệm vụ, Phương pháp trò chơi, Phương pháp tổ chức hoạt động giao lưu, Phương pháp diễn đàn.
- Đối với những hoạt động lớn, trước khi thực hiện các hoạt động thì Ban HĐNGLL của trường phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn Đội và các phòng ban, tổ trong nhà trường trong việc xây dựng, phổ biến và thực hiện các kế hoạch; Tham mưu với nhà trường ra Quyết định thành lập BTC, BGK, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đối với các lớp căn cứ theo kế hoạch phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt để tham gia tốt các hoạt động.
4,Các yêu cầu khi tổ chức giáo dục ngoài giờ lên lớp 

- Đa dạng hóa các hình thức HĐNGLL: khắc phục tính đơn điệu lập đi lập lại vài hình thức đã quá quen thuộc với HS.
- Nắm vững nội dung hoạt động tháng, cụ thể hóa thành nội dung hoạt động tuần.
- Lựa chọn các hình thức hoạt động cho phù hợp với nội dung tuần.
- Phát huy tính tích cực của HS.

-GVCN cần có những kỹ năng cần thiết để tổ chức hoạt động này có hiệu quả:
* Kỹ năng đề ra mục tiêu
* Kỹ năng thiét kế tiến trình hoạt động
*Kỹ năng triển khai hoạt động
* Kỹ năng huy động các lực lượng hỗ trợ
* Kỹ năng đánh giá hoạt động
- Tăng cường vận dụng các thiết bị phục vụ cho hoạt động như máy vi tính, projector…
- Tổ chức các nội dung sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp kết hợp tổ chức giới thiệu các trò chơi dân gian trong kế hoạch thực hiện “Phong trào thi đua xây

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tự giác, tích cực tham gia phong trào, các tổ khối được phân công xây dựng kế hoạch cần có sự chuẩn bị, đầu tư thời gian công sức thật chu đáo để các buổi sinh hoạt thật sự sôi động thu hút sự tham gia của mọi học sinh.

                               BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ HỌC

 KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN

KÌ IV  - NĂM HỌC 2014 - 2015

Họ tên giáo viên: Bùi Thị Mai
Tổ: 2 + 3 - Trường Tiểu học Thượng Quận
Mã mô đun: TH 41   ( Tháng 5)              

               MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
              QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

I. Tên và nội dung mô đun

Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục.

1. Một số vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục (mục đích, yêu cầu…).

2. Các nội dung kĩ năng sống có thể tích hợp lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, các sinh hoạt tập thể, các hình thức ngoại khóa dã ngoại…

3. Phương pháp và kĩ thuật tích hợp lồng ghép các nội dung kĩ năng sống trong các hoạt động giáo dục.
II. Mục tiêu bồi dưỡng

Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động giáo dục.

Nhận biết các kĩ năng sống cơ bản và các nội dung giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động giáo dục ở tiểu học.

Xác định được các phương pháp, kĩ thuật giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong một số hoạt động giáo dục ở trường tiểu học
III. Néi dung cô thÓ
1. Một số vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục (mục đích, yêu cầu…).

 Khái niệm:  "Kỹ năng sống" là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Có thể nói kỹ năng sống chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có kỹ năng sống phù hợp sẽ luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách; biết ứng ứng xử, giải quyết vấn đề một cách tích cực và phù hợp; họ thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn yêu đời và làm chủ cuộc sống của chính mình. Ngược lại người thiếu kỹ năng sống thường bị vấp váp, dễ bị thất bại trong cuộc sống.

* Mục đích:

Thông qua những hoạt động trên, rèn luyện cho các em học sinh  tính đoàn kết tập thể, khả năng làm việc theo nhóm. Đồng thời xây dựng tinh thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm cho các em.
    .Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục xem học sinh là trung tâm, góp phần tạo điều kiện cho việc hoàn thiện nhân cách học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
2. Các nội dung kĩ năng sống có thể tích hợp lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, các sinh hoạt tập thể, các hình thức ngoại khóa dã ngoại…

* Nội dung:

 
Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường,ngoài việc lồng ghép vào các môn học hàng ngày, chúng tôi hoạt động ngoài giờ lên lớp , buổi sinh hoạt ngoại khóa với các cuộc thi như lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, các sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các hình thức ngoại khóa dã ngoại,…Ngoài ra việc tổ chức sân chơi như: Hội khỏe Phù Đổng, Học sinh kể chuyện tấm gương đạo đức, cho các em đi thăm quan các di tích lịch sử ở địa phương, thăm quan thắng cảnh; tham gia các hoạt động dọn vệ sinh bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh khu tượng đài liệt sĩ, tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ bạn nghèo, bạn bị bệnh tật hiểm nghèo.

   Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tập trung vào các kỹ năng tâm lý - xã hội là những kỹ năng được vận dụng trong những tình huống hàng ngày để các em có thể tự lập... Và mục đích quan trọng nhất là giúp các em tự tin hơn, tự lập hơn trong cuộc sống”. Vì vậy khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cấn:
- Bám sát vào nội dung của giáo dục kỹ năng sống và vận dụng linh hoạt các nội dung của giáo dục kỹ năng sống  tuỳ theo từng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và điều kiện cụ thể.
- Xác định rõ các nội dung giáo dục kỹ năng sống ,để tích hợp vào nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tạo ra động lực cho học sinh, làm cho học sinh tham gia một cách tích cực vào quá trình hình thành kỹ năng sống nói chung và kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tự nhận thức về bản thân, kỹ năng ứng phó với cảm xúc...

3. Phương pháp và kĩ thuật tích hợp lồng ghép các nội dung kĩ năng sống trong các hoạt động giáo dục.
3.1. Đ¶m thực hiện t«t các nguyên tắc kĩ năng sống
  Giáo viên cần nắm rõ nắm rõ 5 nguyên tắc về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. :

+ Tương tác: các kĩ năng thương lượng, kĩ năng giải quyết vấn đề … được hình thành tốt trong quá trình HS tương tác với bạn bè và những người xung quanh. 
+ Trải nghiệm: Cần phải có thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HS được hoạt động thực, có cơ hội thể hiện ý tưởng, có cơ hội xử lí các tình huống cũng như phản biện.

+ Nguyên tắc tiến trình và nguyên tắc thay đổi hành vi: Giáo viên không thể giáo dục kỹ năng sống trong  một lần mà kỹ năng sống là một quá trình từ  nhận thức- hình thành thái độ- thay đổi hành vi. giáo dục kỹ năng sống không thể là ngày một ngày hai mà phải là một quá trình và cần duy trì nó không thể là cú nhát, nửa vời được.

+ Thời gian và môi trường giáo dục: Giáo dục giáo dục kỹ năng sống được thực hiện mọi lúc mọi nơi; 
    Do đó trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống.
   3.2. PHÁT HUY VAI TRÒ TÁC DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ĐỂ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH.

*  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Thiết kế  các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phù hợp với nội dung  các hoạt động thực hiện chủ đề của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

-Tạo ra nội dung giáo dục mang tính trọn vẹn, thống nhất giữa nội dung giáo dục kỹ năng sống và nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

- Việc thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phù hợp với chủ đề của  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện qua các bước sau:

+ Giáo viên phải nắm vững chương trình, phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của từng khối lớp, đặc biệt là khối lớp giảng dạy và thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

+ Giáo viên nắm được nội dung của các kỹ năng sống cơ bản cần giáo dục cho học sinh.

+ Phân tích chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để xác định những chủ đề nào của chương trình có thể thiết kế được các chủ đề về giáo dục kỹ năng sống
.2. Vận dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Luôn "làm mới" các hình thức thực hiện từng chủ đề của hoạt động giáo dục NGLL 

- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động của hoạt động GD NGLL.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thu hút học sinh tích cực tham gia. 

- Sự mới  lạ bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với học sinh khiến các em say mê khám phá. Các hoạt động mà nội dung đơn điệu, hình thức không phong phú học sinh dễ chán nản hoặc thờ ơ. Vì vậy cần sử dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

                                                   (Mã mô đun TH10)
TỔ CHỨC GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ CÓ KHÓ KHĂN VỀ 
NGHE, NHÌN, NÓI

I. NỘI DUNG

1. Khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật

a. Trẻ có khó khăn về nghe (khiếm thính): Là những trẻ mắc vấn đề về thính giác. 

b. Trẻ có khó khăn về nhìn (khiếm thị): Là những trẻ mắc vấn đề về thị lực.

* Ghi chú: Cận, viễn thị có sự hỗ trợ của kính vẫn đọc, viết được xem như không bị tật thị giác.

c. Trẻ có khó khăn về nói (tật ngôn ngữ): 

- Nặng: Không nói được (câm nhưng không điếc), nói khó, mất ngôn ngữ (có thể mất hoàn toàn hoặc mất một phần).

- Nhẹ: Nói ngọng, nói lắp, nói giọng mũi, nói nghe không rõ.

2. Nội dung và phương pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật 

a. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe:

b. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nhìn:

c. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn nói:

* Phương pháp phục hồi và phát triển khả năng phát âm theo thành phần âm tiết.

- Phát triển khả năng phát âm phụ âm đầu âm tiết, bằng cách:

+ Tách phụ âm đầu ra khỏi âm tiết để luyện. VD: lanh lợi, ta tách phụ âm đầu “l”.

+ Luyện phát âm đó theo vị trí cấu âm và phương thức phát âm chuẩn, sử dụng phương pháp nghe - nhìn - bắt chước, phát âm chuẩn.

- Phương pháp phát triển khả năng phát âm đệm:

+ Sử dụng phương pháp âm tiết trung gian theo quy trình: Xác định âm vị - Lập quy trình phát âm - Luyện phát âm.

- Phát triển khả năng phát âm âm chính:

+ Luyện phát âm đúng, riêng biệt các nguyên âm đôi.

+ Ghép nguyên âm đó với nguyên âm cuối, luyện tập mở rộng dần trường ngôn ngữ từ âm tiết đến từ, câu…

- Phát triển khả năng phát âm âm cuối:

+ Sử dụng phương pháp sử dụng âm tiết trung gian theo quy trình: Xác định âm vị - Lập quy trình phát âm - Luyện phát âm.

- Phát triển khả năng phát âm chuẩn thanh điệu

+ Sử dụng phương pháp âm tiết trung gian theo quy trình: Xác định âm vị - Lập quy trình phát âm - Luyện phát âm.

* Phát triển vốn từ và khả năng ngữ pháp.

- Phương pháp phát triển vốn từ của trẻ.

- Phương pháp phát triển khả năng ngữ pháp cho trẻ.

* Rèn luyện và phát triển khả năng ngôn ngữ trong và ngoài giờ học các môn.

- Phương pháp dạy học trong lớp có HS khuyết tật ngôn ngữ

+ Căn cứ vào nội dung của từng bài học cụ thể, sáng tạo 4 phương pháp rèn luyện câu, âm thành các trò chơi rèn luyện trong và ngoài giờ học.

+ Trong mỗi bài học (chủ yếu là bài tập đọc), tập trung luyện phục hồi khả năng phát âm từ 2 đến 3 từ cho HS.

+ Tổ chức hoạt động giờ học

+ Điều chỉnh về luyện đọc cho phù hợp với HS khuyết tật ngôn ngữ.

+ Lập quy trình phục hồi hay chuẩn bị phần rèn luyện trong và ngoài giờ học.

- Xác định mục tiêu cho một bài học cụ thể. Mục tiêu hành vi căn cứ vào thực trạng ngôn ngữ và kiến thức cần cung cấp của bài dạy (những tiếng, từ, cụm từ cần rèn luyện, phục hồi về ngôn ngữ của trẻ).

- Lập kế hoạch bài dạy cụ thể cho lớp học hoà nhập trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Trong đó cần lưu ý đến phương tiện dạy học. 

**************************
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